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Luận văn tốt nghiệp

          Chuyên ngành Kế toán tổng hợp


  Lời mở đầu

         Là một trong ba yếu tố sản xuất kinh doanh cơ bản (TSCĐ; nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; lao động sống), TSCĐ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Các loại TSCĐ đều có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, nó có ảnh hưởng trực tiếp tới việc tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, đòi hỏi công  tác tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ tại doanh nghiệp phải hết sức khoa học: TSCĐ phải được phân loại và đánh giá một cách đúng đắn; việc theo dõi tình hình biến động và sửa chữa TSCĐ phải được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời; việc tính khấu hao phải phù hợp với đặc điểm riêng của doanh nghiệp. Hơn thế nữa, một thực tế đặt ra cho tất cả các doanh nghiệp hiện nay là muốn tồn tại, phát triển và đứng vững trên thị trường thì đòi hỏi mỗi đơn vị phải biết tổ chức tốt các nguồn lực sản xuất của mình và sử dụng chúng một cách có hiệu quả nhất.

         Là một doanh nghiệp lớn dẫn đầu cả nước về lĩnh vực sản xuất và cung ứng vật liệu nổ công nghiệp cũng như các dịch vụ nổ cho các ngành công nghiệp quan trọng của đất nước như ngành than, điện, xi măng, dầu khí, Công ty Hoá chất mỏ có một khối lượng TSCĐ rất lớn. Đồng thời do có nhiều đơn vị trực thuộc công ty nằm phân tán trên cả nước nên đòi hỏi công tác tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty càng đặt ra yêu cầu cao hơn cho kế toán và đây là một trong những phần hành quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp. 

         Trong thời gian thực tập tại Công ty Hoá chất mỏ, với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Hữu Đồng, các cán bộ phòng Kế toán tài chính và ban lãnh đạo công ty, em được tìm hiểu thực tế công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty  nói chung và công tác tổ chức hạch toán từng  phần hành nói riêng trong đó có phần hành kế toán TSCĐ.  Xuất phát từ vị trí quan trọng của công tác kế toán TSCĐ cũng như từ thực tế tổ chức phần hành này tại công ty bao gồm: việc tổ chức vận dụng chế độ kế toán, những đặc điểm riêng nổi bật, ưu nhược điểm trong hạch toán TSCĐ tại doanh nghiệp là những lý do mà em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco)” trong bài Luận văn tốt nghiệp này.

         Kết cấu của luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận gồm có ba phần sau:

Phần I   : Cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. 

Phần II  : Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Hoá chất mỏ.
Phần III : Một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Hoá chất mỏ.

Phần I: cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng Tài sản cố định

I. Những vấn đề chung về tài sản cố định

1. Tài sản cố định và các yêu cầu về quản lý

         TSCĐ là những tư liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài.Theo quy định hiện hành của chế độ kế toán Việt Nam thì một tài sản được ghi nhận là TSCĐ phải có thời gian sử dụng lớn hơn một năm và có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. TSCĐ có các đặc điểm sau: 

· TSCĐ tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Nếu là TSCĐ hữu hình thì tài sản không thay đổi hình thái vật chất ban đầu trong suốt quá trình sử dụng cho tới khi hư hỏng.

· Trong quá trình tham gia sản xuất kinh doanh, giá trị của TSCĐ bị hao mòn dần và được dịch chuyển từng phần vào giá trị của sản phẩm mới sáng tạo ra hoặc vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

         Chính những đặc điểm trên là cơ sở để phân biệt giữa hai nhóm tư liệu lao động là TSCĐ và công cụ dụng cụ, đồng thời nó cũng đặt ra một yêu cầu cao về quản lý sử dụng cũng như yêu cầu về tổ chức công tác hạch toán TSCĐ trong mỗi doanh nghiệp. 

· Yêu cầu về quản lý: công tác kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp phải quản lý tốt TSCĐ trên hệ thống sổ sách và để phục vụ cho quá trình quản lý, kế toán phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về:

· Quản lý TSCĐ về chủng loại theo đặc trưng kỹ thuật và đặc trưng kinh tế

· Nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn hình thành TSCĐ…

· Các thông tin về sử dụng và khấu hao TSCĐ như: thời gian sử dụng, phương pháp thu hồi vốn, phương pháp khấu hao và phương pháp phân bổ chi phí cho các đối tượng sử dụng.

· Yêu cầu về tổ chức công tác kế toán TSCĐ:
· Tổ chức phân loại TSCĐ và đánh giá TSCĐ theo đúng chế độ quy định.

· Tổ chức công tác hạch toán ban đầu các nghiệp vụ biến động, khấu hao, sửa chữa TSCĐ, cũng như việc phản ánh các nghiệp vụ này trên hệ thống sổ kế toán theo đúng chế độ quy định và theo tính đặc thù TSCĐ trong đơn vị.

· Thực hiện tốt chế độ báo cáo TSCĐ theo đúng chế độ và yêu cầu quản lý.

2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định

2.1. Phân loại tài sản cố định 

2.1.1. Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện

         Theo cách này, TSCĐ được chia làm 2 loại: TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình. Theo quy định tại Quyết định 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ:

· TSCĐ hữu hình: là những tư liệu lao động có hình thái vật chất cụ thể, có đủ tiêu chuẩn giá trị và thời gian sử dụng lâu dài (giá trị từ 5 triệu đồng và thời gian sử dụng từ một năm trở lên), tham gia nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. TSCĐ hữu hình bao gồm:

· Nhà cửa, vật kiến trúc.

· Máy móc, thiết bị

· Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn

· Thiết bị, dụng cụ quản lý

· Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm

· TSCĐ hữu hình khác.

· TSCĐ vô hình: là những TSCĐ không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư có liên quan trực tiếp đến nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. TSCĐ vô hình bao gồm: 

· Quyền sử dụng đất.

· Chi phí thành lập doanh nghiệp.

· Bằng phát minh sáng chế.

· Chi phí nghiên cứu, phát triển.

· Lợi thế thương mại.

· TSCĐ vô hình khác.

2.1.2. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu

         Theo cách này, TSCĐ trong doanh nghiệp được chia làm hai loại:

· TSCĐ tự có: là những TSCĐ thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quyền định đoạt của doanh nghiệp. Các TSCĐ này có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như ngân sách cấp, vốn tự bổ sung, vốn vay, liên doanh, liên kết…

· TSCĐ đi thuê: với những tài sản này doanh nghiệp chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu hay định đoạt trong suốt thời gian đi thuê. TSCĐ đi thuê bao gồm hai loại: 

· TSCĐ thuê tài chính: là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của Công ty cho thuê tài chính nếu hợp đồng thuê thoả mãn ít nhất 1 trong 4 điều kiện sau:

· Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được chuyển quyền sở hữu tài sản thuê hoặc được tiếp tục thuê theo thoả thuận của hai bên.

· Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được lựa chọn mua tài sản thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm mua lại.

· Thời hạn thuê một loại tài sản ít nhất phải bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản thuê.

· Tổng số tiền thuê tài sản quy định tại hợp đồng thuê ít nhất phải tương đương với giá của tài sản đó trên thị trường vào thời điểm ký kết hợp đồng.

· TSCĐ thuê hoạt động: là những tài sản đi thuê không thoả mãn bất kỳ một điều kiện nào trong các điều kiện của thuê tài chính.

2.1.3. Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành

· TSCĐ do vốn Ngân sách (hoặc cấp trên) cấp.

· TSCĐ được trang bị bằng nguồn vốn tự bổ sung.

· TSCĐ được trang bị bằng nguồn vốn vay.

· TSCĐ được trang bị bằng các nguồn khác như nhận góp vốn liên doanh, liên kết của các đơn vị khác…

2.1.4. Phân loại TSCĐ theo công dụng và tình hình sử dụng

· TSCĐ dùng cho sản xuất, kinh doanh.

· TSCĐ sử dụng cho nhu cầu phúc lợi, cho hoạt động hành chính sự nghiệp 

· TSCĐ chờ xử lý: là những TSCĐ bị hư hỏng, đang tranh chấp…

2.2. Đánh giá tài sản cố định

         Đánh giá TSCĐ là việc xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ theo những nguyên tắc nhất định. Giá trị ghi sổ của TSCĐ được thể hiện qua 3 chỉ tiêu:

2.2.1. Nguyên giá tài sản cố định 

· Nguyên giá TSCĐ hữu hình (thuộc sở hữu của doanh nghiệp):

· TSCĐ loại mua sắm (cả cũ và mới): nguyên giá bao gồm giá thực tế phải trả, lãi tiền vay đầu tư cho TSCĐ khi chưa đưa TSCĐ vào sử dụng; các chi phí vận chuyển, bốc dỡ; các chi phí sửa chữa tân trang, chi phí lắp đặt, chạy thử trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng và thuế, lệ phí trước bạ (nếu có)…

· TSCĐ được cấp phát điều chuyển đến: nguyên giá bao gồm giá trị còn lại ghi sổ ở đơn vị cấp (hoặc giá trị đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận) cộng với các phí tổn mới trước khi sử dụng mà bên nhận phải chi ra (chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử…).

         Riêng trường hợp điều chuyển TSCĐ giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc thì các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế, giá trị còn lại của tài sản được ghi theo sổ của đơn vị cấp. Các chi phí trước khi sử dụng được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

· TSCĐ do bộ phận xây dựng cơ bản tự làm bàn giao: nguyên giá là giá thực tế của công trình xây dựng cùng các chi phí khác có liên quan và lệ phí trước bạ (nếu có).

· TSCĐ đầu tư theo phương thức giao thầu: nguyên giá là giá phải trả cho bên nhận thầu cộng với các khoản phí tổn mới trước khi sử dụng (chạy thử, thuế trước bạ…) trừ đi các khoản giảm giá.
· Nguyên giá TSCĐ vô hình thuộc sở hữu doanh nghiệp: là các chi phí thực tế phải trả khi thực hiện như phí tổn thành lập doanh nghiệp, chi phí cho công tác nghiên cứu, phát triển… 
· Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính: được phản ánh ở đơn vị thuê như đơn vị chủ sở hữu tài sản bao gồm: giá mua thực tế, các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sửa chữa tân trang trước khi sử dụng, chi phí lắp đặt, chạy thử, thuế và lệ phí trước bạ (nếu có)…
2.2.2. Giá trị hao mòn của tài sản cố định

         Hao mòn TSCĐ là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của TSCĐ do tham gia vào hoạt động kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật…trong quá trình hoạt động của TSCĐ. Để thu hồi lại giá trị hao mòn của TSCĐ để tái sản xuất lại TSCĐ, người ta tiến hành trích khấu hao bằng cách chuyển phần giá trị hao mòn của tài sản đó vào giá trị sản phẩm tạo ra hoặc vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Hao mòn là một hiện tượng khách quan, còn khấu hao lại là việc tính toán và phân bổ có hệ thống nguyên giá của TSCĐ vào chi phí kinh doanh qua thời gian sử dụng của TSCĐ.

2.2.3. Giá trị còn lại của tài sản cố định

          Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ: được xác định bằng hiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao luỹ kế của TSCĐ đó tính đến thời điểm xác định. Chỉ tiêu này thể hiện phần giá trị TSCĐ chưa được chuyển dịch vào giá trị sản phẩm sáng tạo ra hoặc vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. 

         Việc đánh giá đúng giá trị của TSCĐ (trên cả 3 chỉ tiêu) là rất quan trọng vì nếu đánh giá TSCĐ một cách đúng đắn sẽ phản ánh đúng được giá trị TSCĐ hiện có của doanh nghiệp trên các báo cáo tài chính và chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Từ đó tạo điều kiện cho việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn (trong đó có hiệu quả sử dụng vốn cố định) của doanh nghiệp và giúp cho nhà quản lý có căn cứ thực tế để ra các quyết định liên quan đến TSCĐ (như đầu tư, đổi mới TSCĐ) một cách kịp thời, chính xác. Và đây cũng là một trong những nội dung của công tác tổ chức hạch toán TSCĐ tại doanh nghiệp.

II. Tổ chức hạch toán tài sản cố định

1. Tổ chức chứng từ hạch toán tài sản cố định

1.1. Chứng từ sử dụng

         Các chứng từ kế toán là căn cứ pháp lý để kế toán hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ, kế toán dựa vào các chứng từ sau:

· Chứng từ tăng, giảm: là các quyết định tăng, giảm TSCĐ của chủ sở hữu. 

· Chứng từ TSCĐ: theo quy định tại Quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính, có 5 loại chứng từ TSCĐ: 

· Biên bản giao nhận TSCĐ (Mẫu số 01-TSCĐ/BB).

· Thẻ TSCĐ (Mẫu số 02-TSCĐ/BB).

· Biên bản thanh lý TSCĐ (Mẫu số 03-TSCĐ/BB).

· Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành (Mẫu số 04-TSCĐ/HD).

· Biên bản đánh giá lại TSCĐ (Mẫu số 05-TSCĐ/HD).

· Chứng từ khấu hao TSCĐ: là bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ. 

1.2. Quy trình luân chuyển chứng từ

         

Sơ đồ 1: Quy trình tổ chức chứng từ TSCĐ

         Khi có nhu cầu đầu tư đổi mới hoặc thanh lý, nhượng bán cũng như các nghiệp vụ khác liên quan đến TSCĐ, chủ sở hữu sẽ ra các quyết định tăng, giảm, đánh giá lại TSCĐ... Khi đó doanh nghiệp phải thành lập ban giao nhận TSCĐ với trường hợp tăng tài sản (hoặc ban thanh lý với trường hợp giảm TSCĐ, ban kiểm nghiệm kỹ thuật các công trình sửa chữa lớn). Ban này có nhiệm vụ nghiệm thu, giao nhận (hoặc tiến hành thanh lý) TSCĐ và lập biên bản giao nhận (hoặc biên bản thanh lý, biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành) tuỳ từng trường hợp công việc cụ thể. Lúc này, kế toán mới tiến hành lập thẻ TSCĐ (nếu mua sắm, đầu tư mới TSCĐ), ghi sổ chi tiết, sổ tổng hợp, tính và phân bổ khấu hao, lập kế hoạch và theo dõi quá trình sửa chữa TSCĐ… Cuối cùng là bảo quản và lưu chứng từ theo quy định.

2. Hạch toán chi tiết tài sản cố định
         Khi phát sinh nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ, căn cứ vào các chứng từ TSCĐ (được lưu trong hồ sơ của từng TSCĐ), kế toán tiến hành lập thẻ TSCĐ (trường hợp tăng) hoặc huỷ thẻ TSCĐ (trường hợp giảm TSCĐ) và phản ánh vào các sổ chi tiết TSCĐ. Sổ chi tiết TSCĐ trong doanh nghiệp dùng để theo dõi từng loại, từng nhóm TSCĐ và theo từng đơn vị sử dụng trên cả hai chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu giá trị. Bộ Tài chính đã đưa ra hai mẫu sổ chi tiết TSCĐ bao gồm:

· Mẫu 1: sổ TSCĐ (dùng chung cho toàn doanh nghiệp). Sổ được mở cho cả năm và phải phản ánh đầy đủ các thông tin chủ yếu như các chỉ tiêu chung, các chỉ tiêu tăng nguyên giá, khấu hao và chỉ tiêu giảm nguyên giá TSCĐ.

· Mẫu 2: Sổ tài sản theo đơn vị sử dụng. Sổ này dùng để theo dõi TSCĐ và công cụ lao động nhỏ của từng bộ phận, từng đơn vị trong doanh nghiệp.       


Sơ đồ 2: Quy trình hạch toán chi tiết TSCĐ

         Từ các sổ chi tiết TSCĐ, cuối kỳ kế toán sẽ căn cứ vào đây để lập bảng tổng hợp chi tiết tăng giảm TSCĐ. Và dựa vào bảng tổng hợp chi tiết tăng giảm TSCĐ này, kế toán lập các báo cáo tài chính.

3. Hạch toán tổng hợp tài sản cố định

3.1. Hạch toán biến động tài sản cố định

3.1.1. Tài khoản sử dụng

· TK 211 “Tài sản cố định hữu hình”: phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động TSCĐ hữu hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp theo chỉ tiêu nguyên giá. Kết cấu của tài khoản này như sau:

Bên Nợ: phản ánh nguyên giá TSCĐ hữu hình tăng trong kỳ.

Bên Có: phản ánh nguyên giá TSCĐ hữu hình giảm trong kỳ. 

Dư Nợ : phản ánh nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện có.

TK 211 được chi tiết thành các tài khoản cấp 2:

TK 2112- Nhà cửa, vật kiến trúc.

TK 2113- Máy móc, thiết bị.

TK 2114- Phương tiện vận tải truyền dẫn.

TK 2115- Thiết bị dụng cụ quản lý.

TK 2116- Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm.

TK 2118- TSCĐ hữu hình khác.

· TK 212 “TSCĐ thuê tài chính” dùng để theo dõi tình hình đi thuê TSCĐ dài hạn. Kết cấu của tài khoản này như sau:

Bên Nợ: phản ánh nguyên giá TSCĐ thuê tài chính tăng trong kỳ.

Bên Có: phản ánh nguyên giá TSCĐ thuê tài chính giảm trong kỳ.

Dư Nợ : nguyên giá TSCĐ đang thuê dài hạn.

· TK 213 “TSCĐ vô hình” phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động TSCĐ vô hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp theo chỉ tiêu nguyên giá. 

Bên Nợ: phản ánh nguyên giá TSCĐ vô hình tăng trong kỳ.

Bên Có: phản ánh nguyên giá TSCĐ vô hình giảm trong kỳ. 

Dư Nợ : phản ánh nguyên giá TSCĐ vô hình hiện có.

TK 213 được chi tiết thành các tài khoản cấp 2:

TK 2131: Quyền sử dụng đất.

TK 2132: Chi phí thành lập doanh nghiệp.

TK 2133: Bằng phát minh sáng chế.

TK 2134: Chi phí nghiên cứu, phát triển.

TK 2135: Chi phí về lợi thế thương mại.

TK 2138: TSCĐ vô hình khác.

3.1.2. Phương pháp hạch toán tình hình biến động tài sản cố định

· Hạch toán biến động TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình.


Sơ đồ 3: Hạch toán biến động TSCĐ 

(trong doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

( Ghi chú: trong trường hợp tăng TSCĐ do mua sắm, đồng thời với bút toán ghi tăng TSCĐ thì kế toán còn phải ghi các bút toán kết chuyển nguồn.

· Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì trong nguyên giá TSCĐ mua sắm, đầu tư bao gồm của thuế GTGT đầu vào; các khoản thu nhập từ thanh lý, nhượng bán bao gồm cả thuế GTGT phải nộp.

· Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê

· Hạch toán TSCĐ thuê tài chính


Sơ đồ 4: Hạch toán TSCĐ thuê tài chính

· Hạch toán TSCĐ thuê hoạt động

· Hạch toán TSCĐ tại đơn vị đi thuê 

        

Đồng thời, khi nhận TSCĐ thuê hoạt động, kế toán ghi đơn:

Nợ TK 001: giá trị TSCĐ thuê hoạt động

· Hạch toán TSCĐ thuê hoạt động tại đơn vị cho thuê (trường hợp doanh nghiệp không phải là đơn vị chuyên kinh doanh để cho thuê).


Sơ đồ 6: Hạch toán TSCĐ thuê hoạt động tại đơn vị cho thuê

3.2. Hạch toán khấu hao tài sản cố định

3.2.1. Phương pháp tính khấu hao

         Như đã trình bày, trong quá trình sử dụng TSCĐ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh giá trị của TSCĐ bị giảm dần do sự hao mòn, bao gồm:

· Hao mòn hữu hình: là hao mòn về mặt vật chất do TSCĐ phục vụ cho sản xuất kinh doanh và do tự nhiên làm giảm giá trị sử dụng.

· Hao mòn vô hình: là sự giảm giá trị TSCĐ do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật làm TSCĐ của doanh nghiệp trở nên lạc hậu.

         Để thu hồi lại giá trị hao mòn của TSCĐ để tái sản xuất lại TSCĐ, người ta tiến hành trích khấu hao bằng cách chuyển phần giá trị hao mòn của tài sản đó vào giá trị sản phẩm tạo ra hoặc vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Quyết định 166/1999/QĐ-btc quy định khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng. Theo phương pháp này, số khấu hao hàng năm không thay đổi trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

	Mức khấu hao phải trích bình quân năm
	=
	Nguyên giá của TSCĐ

Thời gian sử dụng (năm)

	Mức khấu hao phải trích bình quân tháng
	=
	Mức khấu hao bình quân năm

12 tháng


         Khấu hao được tính theo nguyên tắc tròn tháng, vì vậy những TSCĐ tăng, giảm trong tháng này thì tháng sau mới tiến hành trích hoặc thôi trích khấu hao. Theo đó, háng tháng kế toán tiến hành trích khấu hao như sau:

	Số khấu hao phải trích tháng này
	=
	Số khấu hao đã trích  trong tháng trước
	+
	Số khấu hao của những TSCĐ tăng thêm tháng trước
	(
	Số khấu hao của những TSCĐ giảm đi trong tháng trước


         Trường hợp thời gian sử dụng hoặc nguyên giá TSCĐ thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian sử dụng xác định lại hoặc thời gian sử dụng còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian sử dụng đã đăng ký trừ thời gian đã sử dụng) của TSCĐ.      

3.2.2. Hạch toán khấu hao tài sản cố định 

· Tài khoản sử dụng


         Để theo dõi tình hình hiện có, biến động tăng, giảm khấu hao, kế toán sử dụng TK 214 “Hao mòn TSCĐ”. Kết cấu của tài khoản này như sau:

Bên Nợ: phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ giảm trong kỳ.

Bên Có: phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ tăng trong kỳ.

Dư Có : phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ hiện có.

TK 214 được chi tiết thành các tài khoản cấp 2: 



2141- Hao mòn TSCĐ hữu hình


2142- Hao mòn TSCĐ thuê tài chính


2143- Hao mòn TSCĐ vô hình

         Ngoài ra, để theo dõi tình hình hình thành, sử dụng vốn khấu hao cơ bản TSCĐ, kế toán sử dụng tài khoản TK 009 “Nguồn vốn khấu hao cơ bản”:

Bên Nợ: phản ánh các nghiệp vụ tăng nguồn vốn khấu hao cơ bản

Bên Có: phản ánh các nghiệp vụ giảm nguồn vốn khấu hao cơ bản

Dư Nợ: phản ánh số khấu hao cơ bản hiện có tại doanh nghiệp.

· Phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ 


Sơ đồ 7: Hạch toán khấu hao TSCĐ 

( Ghi chú: đồng thời với bút toán trích khấu hao TSCĐ, kế toán ghi đơn:

Nợ TK 009: số khấu hao trích trong kỳ

         Trường hợp sử dụng vốn KHCB, nộp vốn KHCB lên cấp trên hoặc điều chuyển nội bộ… kế toán ghi đơn: Có TK 009: số khấu hao cơ bản giảm.

3.3. Hạch toán sửa chữa tài sản cố định 

         Sửa chữa TSCĐ là một công việc hết sức cần thiết bởi trong quá trình sử dụng TSCĐ sẽ bị hao mòn và hư hỏng. Tuỳ theo quy mô, tính chất của công việc sửa chữa, kế toán sẽ phản ánh vào các tài khoản thích hợp.

· Sửa chữa nhỏ mang tính bảo dưỡng: đây là công việc mang tính duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Khối lượng sửa chữa không nhiều, vì vậy các chi phí sửa chữa được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

· Sửa chữa lớn tài sản cố định bao gồm có hai loại:
· Sửa chữa lớn mang tính phục hồi: là hoạt động nhằm thay thế những bộ phận hư hỏng trong quá trình sử dụng để đảm bảo cho tài sản được hoạt động và hoạt động một cách bình thường. Chi phí sửa chữa là khá lớn, thời gian sửa chữa kéo dài và thường phải lập dự toán chi phí sửa chữa. Chi phí về sửa chữa TSCĐ được theo dõi riêng trên TK 241 (2413). Khi công việc hoàn thành, chi phí sửa chữa này được kết chuyển về TK 142 đối với công việc sửa chữa ngoài kế hoạch hoặc TK 335 với công việc sửa chữa trong kế hoạch.

· Nâng cấp TSCĐ: là hoạt động nhằm kéo dài thời gian sử dụng, nâng cao năng suất, tính năng, tác dụng của TSCĐ như cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung thêm cho TSCĐ. Trong trường hợp này, các chi phí phát sinh trong quá trình nâng cấp TSCĐ cũng được tập hợp qua TK 241 (2413), khi công việc hoàn thành thì tất cả các chi phí nâng cấp được ghi tăng nguyên giá TSCĐ.                                          

3.4. Tổ chức sổ kế toán tổng hợp

         Các sổ kế toán tổng hợp sử dụng trong hạch toán TSCĐ tuỳ theo hình thức tổ chức sổ mà doanh nghiệp hiện đang áp dụng, bao gồm:

· Hình thức Nhật ký- sổ cái
· Hình thức Nhật ký chung. 

· Hình thức Chứng từ ghi sổ. 

· Hình thức Nhật ký- chứng từ: được vận dụng trong các doanh nghiệp có quy mô lớn, loại hình kinh doanh phức tạp, có trình độ quản lý và trình độ kế toán cao, doanh nghiệp thực hiện kế toán thủ công. Trong bài Luận văn tốt nghiệp này, tôi xin trình bày cụ thể về hình thức Nhật ký- chứng từ (mà Công ty Hoá chất mỏ hiện đang áp dụng). Sau đây là quy trình tổ chức sổ kế toán:               


         Theo hình thức này, trong hạch toán TSCĐ, kế toán sử dụng các sổ sau:

· Các bảng kê số 4, 5, 6: các bảng kê này được ghi dựa trên chứng từ khấu hao TSCĐ. Các bảng kê này dùng để tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Chi phí khấu hao được tập hợp từ cột ghi Có TK 214, đối ứng Nợ với các TK chi phí như 627, 641, 642, 241…

· Nhật ký chứng từ: 

· Ghi tăng TSCĐ: căn cứ vào số phát sinh Có các TK thuộc các NKCT số 1, 2, 4, 5, 10… đối ứng với bên Nợ các TK 211, 212, 213.
· Ghi giảm TSCĐ: được phản ánh tại NKCT số 9.
· Khấu hao TSCĐ: phần khấu hao tăng được phản ánh tại NKCT số 7. Cơ sở để ghi NKCT số 7 là các bảng kê 4, 5, 6. Phần khấu hao giảm được phản ánh tại NKCT số 9 (cột ghi Có TK 211, 212, 213 đối ứng với bên Nợ TK 214).

· Sổ cái TK 211, 212, 213, 214: được mở cho cả năm và riêng cho từng tài khoản. Sổ cái được ghi từ số liệu tổng hợp tháng trên các NKCT liên quan. Sau khi kiểm tra đối chiếu số liệu tổng hợp với bảng tổng hợp chi tiết tăng giảm TSCĐ, số liệu trên các sổ này được dùng làm cơ sở để lập báo cáo tài chính.
III. Một số thay đổi về kế toán tài sản cố định khi bộ tài chính công bố các chuẩn mực kế toán

         Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành và công bố 10 chuẩn mực kế toán Việt Nam tại các văn bản sau:

· Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1).

        Đồng thời ban hành Thông tư 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002 về việc hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

· Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2).

        So với các văn bản quy định về chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao cũng như việc hạch toán TSCĐ trước đây, các chuẩn mực kế toán mới đã có một số điểm bổ sung, sửa đổi như sau:

1. Tiêu chuẩn ghi nhận và cách phân loại TSCĐ

         Theo quyết định 149/2001/QĐ-BTC, tiêu chuẩn ghi nhận một tài sản là:

· TSCĐ hữu hình: tài sản phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn tiêu chuẩn ghi nhận sau:

· Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế ở tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

· Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy.

· Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm.

· Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.

· TSCĐ vô hình: là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình (là 4 tiêu chuẩn giống với quy định về TSCĐ hữu hình). TSCĐ vô hình bao gồm các nhóm tài sản:

· Quyền sử dụng đất.

· Quyền phát hành.

· Bản quyền, bằng sáng chế.

· Nhãn hiệu hàng hoá.

· Phần mềm máy tính.

· Giấy phép và giấy phép nhượng quyền.

· TSCĐ vô hình khác.

         Lợi thế thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, quyền phát hành, danh sách khách hàng và các khoản mục tương tự được hình thành trong nội bộ doanh nghiệp, chi phí thành lập doanh nghiệp không được ghi nhận là TSCĐ vô hình mà được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

2. Xác định nguyên giá tài sản cố định

2.1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình

· Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế là giá thành thực tế của TSCĐ tự xây dựng, hoặc tự chế cộng (+) chi phí lắp đặt, chạy thử. Trường hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm do mình sản xuất ra để chuyển thành TSCĐ thì nguyên giá là chi phí sản xuất sản phẩm đó cộng (+) các chi phí trực tiếp liên quan đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Khi tính nguyên giá, phải loại trừ các khoản lãi nội bộ, các khoản chi phí không hợp lý, các khoản chi phí vượt quá mức bình thường…

· Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, trả góp: được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua. 
2.2. Nguyên giá TSCĐ vô hình
· Trường hợp TSCĐ vô hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, trả góp: được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua.

· TSCĐ vô hình hình thành từ việc trao đổi, thanh toán bằng chứng từ liên quan đến quyền sở hữu vốn của đơn vị, nguyên giá TSCĐ vô hình là giá trị hợp lý của các chứng từ được phát hành liên quan đến quyền sở hữu vốn của đơn vị.

· Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn: là giá trị quyền sử dụng đất khi được giao đất hoặc số tiền phải trả khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác, hoặc giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn liên doanh.

3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định

         Thông tư 89/2002/TT-BTC đã sửa đổi phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế liên quan đến TSCĐ. Đồng thời do có sự thay đổi, bổ sung một số tài khoản cũng đã ảnh hưởng tới việc hạch toán TSCĐ (mặc dù bản chất nghiệp vụ kinh tế là không thay đổi). Sau đây là một số thay đổi cụ thể:

3.1. Hạch toán biến động TSCĐ 

· Trường hợp mua TSCĐ theo phương thức trả chậm, trả góp:

· TSCĐ hữu hình tăng do tự chế (sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp tự chế tạo để chuyển thành TSCĐ hữu hình sử dụng cho hoạt động sxkd):
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· TSCĐ được tài trợ, biếu tặng:


· Trường hợp TSCĐ (hữu hình và vô hình) mua dưới hình thức trao đổi (giả sử TSCĐ đem đi trao đổi là A, TSCĐ nhận được do trao đổi là B).

         * Nếu TSCĐ trao đổi với một TSCĐ khác tương tự thì kế toán ghi:

Nợ TK 211: nguyên giá TSCĐ nhận về (ghi theo giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi đổi)

Nợ TK 214: giá trị đã khấu hao của TSCĐ đem trao đổi.

Có TK 211: nguyên giá TSCĐ đưa đi trao đổi.

· Trường hợp thanh lý, nhượng bán TSCĐ: được hạch toán giống như các quy định trước đây. Riêng các khoản chi phí bất thường (gồm giá trị còn lại của TSCĐ, các chi phí thanh lý, nhượng bán) và các khoản thu bất thường từ thanh lý, nhượng bán được phản ánh lần lượt trên các TK 811,711 thay vì các TK 821,721 như trước.

3.2. Hạch toán khấu hao tài sản cố định

         Theo quy định tại chuẩn mực kế toán mới ban hành, ngoài phương pháp khấu hao TSCĐ theo đường thẳng, doanh nghiệp còn có thể áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần và khấu hao theo số lượng sản phẩm.

         Đối với TSCĐ vô hình, vào cuối năm tài chính, nếu doanh nghiệp xem xét lại thời gian trích khấu hao, phương pháp tính khấu hao, nếu có chênh lệch mức khấu hao thì kế toán cần phải điều chỉnh số khấu hao ghi trên sổ như sau:
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IV. Các vấn đề về Tài sản cố định trong chuẩn mực kế toán quốc tế và chế độ kế toán một số nước 

1. Chuẩn mực kế toán quốc tế

         Nhìn chung các chuẩn mực kế toán Việt Nam về TSCĐ mới ban hành đã có nhiều thay đổi theo hướng hoàn thiện các quy định về công tác hạch toán TSCĐ cho phù hợp với thông lệ chung của quốc tế và phù hợp với đặc điểm riêng của nước ta. Điều đó thể hiện rõ nhất qua các tiêu chuẩn và cách xác định nguyên giá TSCĐ mà đặc biệt là TSCĐ vô hình.  

· Trong số 4 tiêu chuẩn để ghi nhận một tài sản là TSCĐ hữu hình (hoặc vô hình), ta thấy hai tiêu chuẩn đầu được kế thừa từ quan điểm của Chuẩn mực kế toán quốc tế về “Nhà xưởng, máy móc, thiết bị” (ISA 16) và chuẩn mực về “TSCĐ vô hình” (ISA 38). Còn hai tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị của tài sản được quy định chi tiết riêng cho phù hợp với kế toán Việt Nam. 

· Quy định toàn bộ chi phí phát sinh trong giai đoạn nghiên cứu; các nhãn hiệu hàng hóa, quyền phát hành, danh sách khách hàng và các khoản mục tương tự được hình thành trong nội bộ doanh nghiệp không được ghi nhận là TSCĐ vô hình giống với quan điểm của ISA 38. Riêng điều kiện để ghi nhận chi phí trong giai đoạn triển khai là TSCĐ vô hình, chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định có 7 tiêu chuẩn, trong đó 6 tiêu chuẩn đầu được kế thừa từ quan điểm của ISA 38. Còn tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị được quy định chi tiết riêng cho phù hợp với kế toán nước ta. 

· Trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp, cả chuẩn mực số 04 của Việt Nam và ISA 38 đều có chung quan điểm: chi phí cho một TSCĐ vô hình không đáp ứng cả tiêu chí xác định lẫn tiêu chí ghi nhận cho một TSCĐ vô hình sẽ được tính vào lợi thế thương mại.

· ISA 16 quy định: các phương pháp có thể sử dụng trong việc tính toán khấu hao TSCĐ là phương pháp đường thẳng, số dư giảm dần, tổng đơn vị sản phẩm. Ba phương pháp đã được kế thừa trong chuẩn mực kế toán Việt Nam.

         Ngoài ra, còn có rất nhiều những quy định trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới ban hành được kế thừa từ quan điểm của hệ thống Chuẩn mực kế toán quốc tế. Song một điều đáng quan tâm ở đây là chúng ta đã biết vận dụng một cách linh hoạt những quan điểm ấy cho phù hợp với đặc điểm riêng của Việt Nam.

2. Kế toán tài sản cố định trong hệ thống kế toán Pháp

         Cùng trên quan điểm kế thừa những quy định của hệ thống Chuẩn mực kế toán quốc tế nên giữa hai hệ thống kế toán của Việt Nam và Pháp có một số nét tương đồng. Song do sự vận dụng một linh hoạt cho phù hợp với đặc điểm riêng của từng quốc gia mà các quy định (trong đó có các vấn đề về TSCĐ) cũng có những nét khác biệt. Ví dụ:

· Theo quy định của chế độ kế toán Pháp, đất đai được xếp vào nhóm thuộc TSCĐ hữu hình, và nó thuộc sở hữu của doanh nghiệp một cách lâu dài. Song tại Việt Nam, doanh nghiệp không có quyền sở hữu “đất đai” mà chỉ sở hữu “quyền sử dụng đất” có thời hạn. Quyền sử dụng đất được xếp vào nhóm thuộc TSCĐ vô hình. 

· Tại Pháp quy định các doanh nghiệp có thể lựa chọn các phương pháp khấu hao theo đường thẳng hoặc khấu hao giảm dần. 

         Khác với quy định của nước ta là khấu hao theo phương pháp đường thẳng được tính theo nguyên tắc tròn tháng, kế toán Pháp quy định khấu hao được tính theo ngày và không phải tất cả các loại bất động sản đều phải trích khấu hao mặc dù tài sản đó tham gia vào hoạt động kinh doanh như đất đai (trừ đất đai có hầm mỏ), nhãn hiệu hàng hoá…Đồng thời chế độ kế toán Pháp lại cho phép lập dự phòng giảm giá đối với một số bất động sản có khả năng giảm giá cho dù các tài sản này đã được trích khấu hao. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp được san sẻ bớt rủi ro.

V. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định

1. Phân tích tình hình biến động tài sản cố định

         Để phân tích tình hình biến động TSCĐ của doanh nghiệp trong kỳ, kế toán sử dụng các chỉ tiêu sau:

	(1) Hệ số tăng (giảm) TSCĐ 
	=
	Giá trị TSCĐ tăng (giảm) trong kỳ

Giá trị TSCĐ bình quân dùng vào SXKD trong kỳ


         Hệ số tăng (giảm) TSCĐ phản ánh mức độ tăng (giảm) thuần tuý về quy mô TSCĐ. Nếu hệ số này mà lớn chứng tỏ giá trị TSCĐ của doanh nghiệp trong kỳ có sự biến động lớn và ngược lại.

	(2) Hệ số đổi mới TSCĐ 
	=
	Giá trị TSCĐ mới tăng trong kỳ

 (kể cả chi phí hiện đại hoá)

Giá trị TSCĐ có ở cuối kỳ

	 (3) Hệ số loại bỏ TSCĐ 
	=
	Giá trị TSCĐ lạc hậu, cũ giảm  trong kỳ

Giá trị TSCĐ có ở đầu kỳ


         Hai hệ số này ngoài việc phản ánh tăng, giảm thuần tuý về TSCĐ, còn phản ánh trình độ tiến bộ kỹ thuật, tình hình đổi mới trang thiết bị của doanh nghiệp. Nếu giá trị của hai hệ số này lớn chứng tỏ TSCĐ trong kỳ có biến động lớn và doanh nghiệp đã tích cực trong việc đầu tư, đổi mới tài sản.

	(4) Hệ số hao mòn TSCĐ 
	=
	Tổng mức khấu hao TSCĐ 

Nguyên giá TSCĐ 


         Nếu hệ số này càng gần tới 1, chứng tỏ TSCĐ càng cũ và doanh nghiệp phải chú trọng đến việc đổi mới và hiện đại hoá TSCĐ. Ngược lại, nếu hệ số hao mòn càng nhỏ hơn 1 bao nhiêu, chứng tỏ TSCĐ của doanh nghiệp đã được đổi mới. Việc phân tích hệ số hao mòn TSCĐ là hết sức quan trọng bởi nó phản ánh tình trạng kỹ thuật của TSCĐ. Từ việc đánh giá đúng tình trạng kỹ thuật của TSCĐ sẽ giúp cho nhà quản lý đánh giá mức độ cũ, mới của TSCĐ và từ đó có các biện pháp đúng đắn để tái sản xuất TSCĐ.

2. Phân tích tình hình trang bị tài sản cố định

         Phân tích tình hình trang bị TSCĐ là đánh giá mức độ đảm bảo TSCĐ, trên cơ sở đó doanh nghiệp phải có kế hoạch trang bị thêm TSCĐ nhằm tăng năng suất lao động, tăng sản lượng, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Chỉ tiêu thường dùng để phân tích là: 

	(5)
	 Nguyên giá TSCĐ bình quân 1 công nhân trong ca lớn nhất 
	=
	Nguyên giá tài sản cố định 

Số công nhân trong ca lớn nhất


         Chỉ tiêu này phản ánh chung trình độ trang bị TSCĐ cho công nhân. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ trình độ cơ giới hoá của doanh nghiệp càng cao.

3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định

         Việc phân tích các chỉ tiêu về tình hình biến động TSCĐ và tình hình trang bị, loại bỏ TSCĐ để có các chính sách phù hợp trong việc đầu tư, đổi mới trang thiết bị trong doanh nghiệp thực chất đều là nhằm tới mục tiêu cuối cùng là vấn đề “hiệu quả sử dụng TSCĐ”. Chỉ có sử dụng hiệu quả TSCĐ hiện có mới là biện pháp tốt nhất để sử dụng vốn một cách tiết kiệm và hiệu quả. Việc đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ được thực hiện thông qua các chỉ tiêu sau:

	(6) Sức sản xuất của TSCĐ  
	=
	Tổng doanh thu thuần (hoặc giá trị tổng sản lượng)
Nguyên giá bình quân TSCĐ 


         Chỉ tiêu này phản ánh một đồng nguyên giá bình quân TSCĐ đem lại bao nhiêu đồng doanh thu thuần (hay giá trị tổng sản lượng).

	(7) Sức sinh lợi của TSCĐ  
	=
	Lợi nhuận thuần (hay lãi gộp)
Nguyên giá bình quân TSCĐ 


         Chỉ tiêu này cho biết một đồng nguyên giá bình quân TSCĐ đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận thuần (hay lãi gộp).

	(8) Suất hao phí  TSCĐ  
	=
	Nguyên giá bình quân TSCĐ 
Doanh thu thuần (hoặc giá trị tổng sản lượng)


          Chỉ tiêu này phản ánh 1 đồng doanh thu thuần (hoặc giá trị tổng sản lượng) có bao nhiêu đồng nguyên giá TSCĐ. Các chỉ tiêu (6) và (7) càng cao và ngược lại chỉ tiêu (8) càng thấp chứng tỏ doanh nghiệp càng sử dụng TSCĐ một cách có hiệu quả.

  Phần II:  thực trạng công tác kế toán Tài sản cố định tại công ty hoá chất mỏ

I. Tổng quan về Công ty 

1. Lịch sử  hình thành và phát triển 

1.1. Các giai đoạn phát triển của công ty 

· Tên công ty: Công ty Hoá chất mỏ
· Tên giao dịch: MICCO (Mining Chemical Company).
· Địa chỉ: phố Phan Đình Giót- phường Phương Liệt- Thanh Xuân- Hà Nội

· Mã số thuế: 0100101072-1

· Tài khoản: 710A-00088- Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm.

         Ngày 20/12/1965 theo quyết định của Bộ Công nghiệp nặng, ngành hoá chất mỏ chính thức được thành lập. Đây chính là thời điểm đánh dấu bước khởi đầu trong chặng đường hình thành và phát triển gần 40 năm qua của Công ty Hoá chất mỏ Micco (tên gọi hiện nay). Lúc này, với tên gọi là Tổng kho III thuộc Công ty cung ứng vật tư COALIMEX chỉ đơn thuần là kho chứa vật liệu nổ đặt tại Hữu Lũng - Lạng Sơn có nhiệm vụ chủ yếu là tiếp nhận, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp được viện trợ từ các nước Xã hội chủ nghĩa (trong hệ thống Xã hội chủ nghĩa trước đây) nhằm cung ứng cho các ngành kinh tế quốc dân mà trước hết là cho ngành công nghiệp than.     

         Để tạo thuận lợi cho quản lý quá trình sản xuất kinh doanh và nhằm đáp ứng tốt hơn về nhu cầu vật liệu nổ  ngày càng tăng của các ngành kinh tế, ngày 29/3/1995 Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 44 cho phép thành lập lại Công ty Hoá chất mỏ, và trên cơ sở đó ngày 1/4/1995, Bộ Năng Lượng  (nay là Bộ Công nghiệp) đã có quyết định số 204 NL/TCCB-LĐ thành lập Công ty Hoá chất mỏ, có nhiệm vụ một vòng khép kín: từ nghiên cứu, sản xuất, phối chế- thử nghiệm, bảo quản, dự trữ quốc gia vật liệu nổ công nghiệp, xuất nhập khẩu thuốc nổ, nguyên liệu, hoá chất để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, đến dịch vụ sau cung ứng: vận chuyển, thiết kế mỏ, nổ mìn và các nhiệm vụ khác ngoài vật liệu nổ công nghiệp.

1.2. Các chỉ tiêu về tài chính và lao động trong công ty 

1.2.1. Cơ cấu vốn trong công ty  

	Chỉ tiêu

 
	31/12/2001

 
	31/12/2002

 

	
	Số tiền (đồng)
	Tỷ trọng
	Số tiền (đồng)
	Tỷ trọng

	I.Tổng tài sản
	177.475.527.966
	100%
	266.157.361.550
	100%

	1. TSLĐ và đầu tư​ ngắn hạn
	137.784.239.315
	77,6%
	221.264.169.703
	83,1%

	2. TSCĐ và đầu t​ư dài hạn
	39.691.288.651
	22,4%
	44.893.191.847
	16,9%

	II. Nguồn vốn
	177.475.527.966
	100%
	266.157.361.550
	100%

	1. Nợ phải trả
	130.230.456.365
	73,4%
	202.712.221.507
	76,2%

	2. Nguồn vốn chủ sở hữu
	47.245.071.601
	26,6%
	63.445.140.043
	23,8%


Biểu số 1: Cơ cấu vốn trong công ty

1.2.2.  Cơ cấu lao động trong công ty 

         Tính đến ngày 31/12/2002, tổng số cán bộ công nhân viên trong Công ty Hoá chất mỏ là 1975 người, trong đó:

Số có trình độ đại học là 365 người, chiếm 18,5% tổng số CBCNV

Số có trình độ trung cấp là 154 người, chiếm 8% tổng số CBCNV

Số công nhân kỹ thuật là 690 người, chiếm 34,9% tổng số CBCNV

1.2.3. Một số thông tin về tài chính của công ty.

Đơn vị tính: đồng
	Các chỉ tiêu
	Năm 2000
	Năm 2001
	Năm 2002

	Doanh thu SXKD
	299.610.190.909
	426.127.527.277
	605.888.023.346

	Doanh thu thuần SXKD
	299.536.533.079
	426.071.035.518
	605.285.031.065

	Lợi nhuận trước thuế
	1.125.715.254
	4.283.416.268
	4.681.033.560

	Thu nhập bình quân tháng
	1.262.748
	2.289.268
	2.794.345

	Tình hình nộp ngân sách
	25.024.123.094
	8.623.150.807
	11.995.986.045


Biểu số 2: Một số chỉ tiêu tài chính của công ty

2. Bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh tại công ty 

2.1. Bộ máy quản lý công ty 

         Công ty Hoá chất mỏ là một doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam. Cơ cấu tổ chức của công ty hiện tại gồm: giám đốc, 4 phó giám đốc, 1 kế toán trưởng và 9 phòng ban giúp việc.  Mô hình cơ cấu quản trị trong doanh nghiệp được xây dựng là mô hình trực tuyến tham mưu (Sơ đồ 15: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý công ty)            

         Đứng đầu công ty là Giám đốc do Hội đồng quản trị của Tổng công ty Than Việt Nam bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của toàn công ty. Tham mưu và trợ giúp cho giám đốc là bốn phó giám đốc phụ trách các lĩnh vực khác nhau là: lĩnh vực điều hành sản xuất, lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực kỹ thuật và lĩnh vực đời sống. Các phòng ban trong công ty bao gồm:

1. Phòng Kế hoạch chỉ huy sản xuất

2. Phòng Thanh tra, pháp chế bảo vệ

3. Phòng Tổ chức nhân sự

4. Văn phòng Giám đốc

5. Phòng Thiết kế đầu tư

6. Phòng Kỹ thuật an toàn

7. Phòng Kế toán tài chính

8. Phòng Thương mại

9. Phòng Kiểm toán nội bộ
          Xuất phát từ nhu cầu của thị trường, sự quản lý đúng quy hoạch về vật liệu nổ công nghiệp trên cả nước, Công ty Hoá chất mỏ đã đề nghị và được Tổng công ty Than quyết định thành lập thêm nhiều đơn vị trực thuộc. Tại thời điểm thành lập công ty mới có 6 đơn vị thành viên, đến nay, công ty đã có 24 đơn vị trực thuộc (trong đó có 14 xí nghiệp, 8 chi nhánh, 2 văn phòng đại diện). Trong số 24 đơn vị trên thì có 16 đơn vị trực tiếp trực thuộc công ty, 8 đơn vị còn lại là tổ chức ở cấp thấp hơn. Tất cả 24 đơn vị thành viên trực thuộc hạch toán không đầy đủ phụ thuộc vào sự phân cấp của công ty. 

2.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh trong công ty 

2.2.1. Ngành nghề kinh doanh 

· Sản xuất, phối chế, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp.

· Xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, nguyên vật liệu, hoá chất để sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.

· Bảo quản, đóng gói, cung ứng, dự trữ quốc gia vật liệu nổ công nghiệp.

· Sản xuất, cung ứng dây điện, bao bì đóng gói thuốc nổ, giấy sinh hoạt, than sinh hoạt, vật liệu xây dựng.

· Thiết kế, thi công xây lắp dân dụng, các công trình giao thông thuỷ lợi, thiết kế công trình khai thác mỏ.

· Làm dịch vụ khoan nổ mìn cho các mỏ lộ thiên, hầm lò, kể cả nổ mìn dưới nước theo yêu cầu của khách hàng.

· May hàng bảo hộ lao động, hàng may mặc xuất khẩu.

· Nhập khẩu vật tư thiết bị, nguyên vật liệu may mặc, cung ứng xăng dầu và vật tư thiết bị, gỗ trụ mỏ.

· Vận tải đường bộ, đường sông, đường biển quá cảnh, các hoạt động cảng vụ, đại lý vận tải biển, sửa chữa các phương tiện vận tải, thi công cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ. 

· Dịch vụ ăn nghỉ.

2.2.2. Sản phẩm chính do Công ty Hoá chất mỏ sản xuất     

         Sản phẩm được sản xuất tại Công ty Hoá chất mỏ là vật liệu nổ công nghiệp bao gồm: thuốc nổ, kíp nổ và dây nổ các loại...với rất nhiều chủng loại có các đặc tính kỹ thuật, công dụng khác nhau. Trong đó có bốn loại thuốc nổ chính là ANFO thường, ANFO chịu nước, thuốc nổ an toàn AH1, Zecno.

2.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất                                                             

         Quy trình công nghệ sản xuất thuốc nổ tại Công ty Hoá chất mỏ là theo từng đợt trên dây chuyền tự động hoá, khép kín liên hoàn, thống nhất từ khâu đưa nguyên vật liệu vào sản xuất đến khi đưa ra sản phẩm theo sơ đồ dưới đây:


Sơ đồ 16: Quy trình công nghệ sản xuất thuốc nổ     

3. Tổ chức công tác kế toán

3.1. Bộ máy kế toán 

Sơ đồ 17: Tổ chức bộ máy kế toán 
         Trên đây là sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty Hoá chất mỏ. Là một doanh nghiệp có quy mô sản xuất kinh doanh lớn và có nhiều đơn vị thành viên nằm phân tán rộng trong cả nước, để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện công tác kế toán, công ty đã tiến hành phân cấp tổ chức kế toán. Theo đó, kế toán tại trụ sở điều hành của công ty và kế toán tại các đơn vị thành viên đều có sổ sách kế toán và bộ máy nhân sự tương ứng. Tuy nhiên, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại từng đơn vị thành viên phụ thuộc vào sự  phân cấp của công ty, một số đơn vị chưa có đầy đủ điều kiện về tổ chức quản lý và kinh doanh một cách tự chủ. Vì vậy mà 24 đơn vị thành viên trực thuộc đều hạch toán không đầy đủ theo sự phân cấp của công ty và theo tính chất công việc cụ thể. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán nửa tập trung, nửa phân tán.

Bộ máy kế toán tại văn phòng công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến tham mưu. Phòng kế toán của công ty gồm kế toán trưởng (kiêm trưởng phòng kế toán), 1 phó phòng kế toán và 9 kế toán viên đảm nhiệm các phần hành kế toán khác nhau (theo sơ đồ trên).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3.2. Vận dụng chế độ kế toán tại doanh nghiệp 

         Công tác kế toán tại Công ty Hoá chất mỏ được thực hiện theo chế độ quy định của Bộ Tài chính. Quy trình hạch toán kế toán được áp dụng thống nhất trong toàn công ty, tuân theo quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ Tài chính về hệ thống kế toán doanh nghiệp, và các tài liệu hướng dẫn bổ sung sửa đổi về chế độ tài chính kế toán. Và để cho phù hợp với đặc điểm riêng của công ty, ngày 6/6/2001 Tổng Công ty Than Việt Nam ra quyết định số 1027/QĐ-KTTCTK đã quy định chi tiết quy trình hạch toán kế toán tại Công ty Hoá chất mỏ. 

3.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán 
         Công ty hiện nay vẫn sử dụng hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành theo quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính và các văn bản bổ sung, bao gồm các chứng từ về: lao động tiền lương, hàng tồn kho, bán hàng, tiền tệ, TSCĐ. Việc quản lý hoá đơn chứng từ được quy định như sau: phòng kế toán của công ty chỉ quản lý các hoá đơn, chứng từ phát sinh tại văn phòng công ty. Còn lại các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm quản lý các chứng từ phát sinh tại đơn vị mình, cuối tháng các đơn vị này phải gửi về phòng kế toán công ty bảng kê chứng từ. Nội dung tổ chức chứng từ kế toán được thực hiện theo đúng chế độ ban hành từ khâu xác định danh mục chứng từ, tổ chức lập chứng từ, tới tổ chức kiểm tra chứng từ, cuối cùng là bảo quản, luu trữ và huỷ chứng từ.

3.2.2. Hệ thống tài khoản sử dụng 

         Hệ thống tài khoản được quy định chi tiết tại QĐ 1027/QĐ-KTTCTK của Tổng Công ty Than bao gồm tất cả các tài khoản cấp I ban hành theo quyết định  1141-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính và 7 tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. Các tài khoản cấp II và III được mở chi tiết thêm một số tài khoản cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Do công ty sản xuất, kinh doanh nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ khác nhau, trong đó sản phẩm chính là vật liệu nổ công nghiệp, vì vậy mà ngoài những tài khoản được mở theo quy định của Bộ tài chính, kế toán còn mở thêm nhiều tài khoản chi tiết riêng cho vật liệu nổ và cho hàng hoá khác. 
3.2.3. Tổ chức  sổ kế toán

         Công ty hiện đang áp dụng hình thức tổ chức sổ kế toán Nhật ký chứng từ. Sau đây là sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty Hoá chất mỏ:  

          

      Ghi hàng ngày

                            Ghi định kỳ      

                            Đối chiếu kiểm tra   

Sơ đồ 18: Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty Hoá chất mỏ      

Theo đó, sổ sách kế toán tại công ty gồm có:

· Sổ- thẻ chi tiết : tập hợp số liệu từ các chứng từ gốc, làm căn cứ để ghi vào các bảng kê và NKCT có liên quan. 

· Bảng kê: gồm 10 bảng kê.

· Nhật ký chứng từ: gồm 10 NKCT.

· Sổ cái : là sổ kế toán tổng hợp mở cho cả năm, phản ánh số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và số dư cuối tháng của từng tài khoản. Sổ cái chỉ ghi một lần vào cuối tháng dựa trên số liệu tổng hợp tại các NKCT.

3.2.4. Hệ  thống báo cáo kế toán  

         Định kỳ (quý, năm), công ty phải lập các báo cáo tài chính sau để nộp lên cơ quan tài chính, Cục thuế, cơ quan thống kê, cơ quan đăng ký kinh doanh, Tổng Công ty Than Việt Nam:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

2. Bảng cân đối kế toán .

3. Thuyết minh báo cáo tài chính.

         Ngoài ra, định kỳ (quý, năm), công ty còn phải lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu để nộp lên cho Tổng Công ty Than Việt Nam. 

II. Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty  Hoá chất mỏ

1. Đặc điểm về bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến công tác kế toán tài  sản cố định

· Đầu tiên, ta phải đề cập tới đặc điểm về quy chế quản lý tài chính trong công ty là các xí nghiệp thành viên được công ty giao cho quản lý một phần vốn cố định nên tại các đơn vị trực thuộc này có riêng một kế toán phụ trách việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ phát sinh tại đơn vị. Như vậy trong doanh nghiệp hình thành nên hai hệ thống sổ TSCĐ: một là hệ thống sổ tại các đơn vị, hai là hệ thống sổ của toàn công ty (do kế toán phần hành TSCĐ tại công ty vừa đảm nhiệm hạch toán các nghiệp vụ TSCĐ phát sinh tại cơ quan văn phòng công ty, vừa có nhiệm vụ hạch toán tổng hợp, lập các báo cáo TSCĐ của toàn công ty).

· Thứ hai, do là một thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Than, và bản thân Công ty Hoá chất mỏ lại có nhiều đơn vị trực thuộc nên các nghiệp vụ về biến động TSCĐ, trích khấu hao TSCĐ liên quan đến cấp phát, điều chuyển chiếm một tỷ lệ lớn. Trong doanh nghiệp, có một hệ thống các báo cáo về TSCĐ theo quy định riêng để nộp lên Tổng  Công ty Than. Khi cấp phát, điều chuyển TSCĐ cho các đơn vị thành viên, công ty luôn phải có công văn hướng dẫn cụ thể việc hạch toán ghi sổ tại các đơn vị có liên quan.

· Thứ ba, do đặc điểm TSCĐ luôn gắn với nguồn hình thành nên trong tổ chức bộ máy kế toán tại công ty, kế toán TSCĐ kiêm luôn việc xử lý các nghiệp vụ liên quan đến nguồn vốn.

2. Đặc điểm, phân loại, đánh giá tài sản cố định 

2.1. Đặc điểm tài sản cố định trong công ty

· Do là một doanh nghiệp sản xuất, đồng thời sản phẩm được sản xuất ra trong công ty đòi hỏi điều kiện sản xuất, vận chuyển, dự trữ, cung ứng một cách đặc biệt. Sản phẩm từ nơi sản xuất tới nơi sử dụng phải qua nhiều kho dự trữ, công ty tổ chức ra những xí nghiệp chuyên làm nhiệm vụ vận chuyển vật liệu nổ nên TSCĐ trong công ty chủ yếu bao gồm: 

· Nhà cửa, vật kiến trúc: là hệ thống nhà văn phòng, nhà xưởng, hệ thống kho (kho dự trữ tại nơi sản xuất và kho dự trữ vùng), hệ thống cảng (cảng Mông Dương, Bến Cái Đá, cảng Bạch Thái Bưởi).

· Máy móc thiết bị sản xuất.

· Phương tiện vận tải: đường thuỷ, bộ làm nhiệm vụ chuyên chở vật liệu nổ công nghiệp.

· Dụng cụ quản lý tại văn phòng.

· Tính trên chỉ tiêu nguyên giá thì TSCĐ trong doanh nghiệp được hình thành phần lớn từ hai nguồn: ngân sách Nhà nước và nguồn vốn vay.

· Hiện nay, hệ số hao mòn TSCĐ trong doanh nghiệp là lớn (hơn 64%), như vậy hệ số còn sử dụng được chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ (gần 36%).

2.2. Phân loại tài sản cố định

Hiện tại, ở công ty có các cách phân loại TSCĐ sau:

	· Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện (ngày 31/12/2002)  

                        Đơn vị: VND

	Loại TSCĐ
	Nguyên giá
	Giá trị hao mòn
	Giá trị còn lại

	I. TSCĐ hữu hình
	90.625.450.312
	58.261.875.036
	32.363.575.276

	1. Nhà cửa, vật kiến trúc
	39.097.411.049
	23.907.368.852
	15.190.042.197

	2. Máy móc thiết bị
	10.019.543.802
	4.579.147.861
	5.440.395.941

	3. Phư​ơng tiện vận tải
	39.190.418.624
	28.059.502.434
	11.130.916.190

	4. Dụng cụ quản lý
	2.318.076.837
	1.715.855.889
	602.220.948

	II. TSCĐ vô hình
	116.227.000
	27.389.510
	88.837.490

	1. Quyền sử dụng đất
	116.227.000
	27.389.510
	88.837.490

	Tổng cộng
	90.741.677.312
	58.289.264.546
	32.452.412.766


Biểu số 3: TSCĐ phân theo hình thái biểu hiện

	· Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành (tại ngày 31/12/2002)

	
	
	
	Đơn vị: VND

	Nguồn hình thành
	Nguyên giá
	Giá trị hao mòn
	Giá trị còn lại

	1. Ngân sách Nhà nư​ớc 
	33.551.175.816
	27.341.137.822
	6.210.037.994

	2. Nguồn tự bổ sung
	20.659.955.564
	13.073.569.250
	7.586.386.314

	3. Nguồn vốn vay
	36.530.545.932
	17.874.557.474
	18.655.988.458

	Tổng cộng
	90.741.677.312
	58.289.264.546
	32.452.412.766


Biểu số 4: TSCĐ phân theo nguồn hình thành
· Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu (ngày 31/12/2002)

	Loại TSCĐ
	Nguyên giá
	Giá trị hao mòn
	Giá trị còn lại

	1. TSC§ tù cã
	  90.741.677.312
	58.289.264.546
	32.452.412.766

	2. TSCĐ thuê ngoài
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	90.741.677.312
	58.289.264.546
	32.452.412.766


Biểu số 5: TSCĐ phân theo quyền sở hữu

2.3. Đánh giá tài sản cố định

         Cách xác định nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn, giá trị còn lại được tính như quy định của Nhà nước. Ví dụ ngày 14/10/2002, Công ty Hoá chất mỏ mua 01 xe ô tô Mazda 626 Elegance của Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ và thương mại dùng cho văn phòng công ty. Giá mua: 28.500 USD, tỷ giá thực tế ngày 14/10/2002 là 15.361 VND/1 USD. Bên bán hỗ trợ lệ phí trước bạ (2% giá trị xe). Phí dịch vụ đăng kiểm: 134.300 đồng; phí, lệ phí: 150.000  đồng.  Nguyên giá của TSCĐ được xác định là:

	(1)
	Giá mua:              
	28.500 x 15.361     
	=
	437.788.500 đồng

	(2)
	Lệ phí trước bạ:   
	2% x 437.788.500  
	=
	8.755.770 đồng

	(3)
	Phí dịch vụ đăng kiểm:
	
	=
	134.300 đồng

	(4)
	Phí, lệ phí:
	
	=
	150.000 đồng

	(5)
	Giảm giá:
	2% x 437.788.500  
	=
	8.755.770 đồng


         Nguyên giá =  (1) + (2) + (3) + (4) – (5)             =    438.072.800 đồng

         Thời gian sử dụng tài sản trên là 6 năm, thời gian bắt đầu tính khấu hao là tháng 12 năm 2002. Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng. Vậy mức khấu hao phải trích trong năm 2002 cho tài sản này là:

	438.072.800

6 năm x 12 tháng
	x 1 tháng
	=
	6.084.344 đồng


Giá trị còn lại của tài sản tính đến ngày 31/12/2002 là:

        438.072.800 – 6.084.344 = 431.988.456 đồng 

         Trong phần hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ bao gồm biến động TSCĐ, khấu hao và sửa chữa TSCĐ trình bày trong bài luận văn này, tôi xin lấy các nghiệp vụ cụ thể phát sinh trong năm 2002 tại cơ quan văn phòng công ty làm minh hoạ.

3. Hạch toán nghiệp vụ biến động tài sản cố định    

3.1. Chứng từ kế toán 

         Tại Công ty Hoá chất mỏ, các trường hợp tăng TSCĐ chủ yếu do mua sắm mới; còn các trường hợp giảm TSCĐ chủ yếu do thanh lý, nhượng bán, điều chuyển TSCĐ cho các đơn vị khác (trực thuộc Tổng Công ty Than) hoặc cấp cho các xí nghiệp thành viên của mình. Hệ thống chứng từ về TSCĐ tại Công ty Hoá chất mỏ bao gồm tất cả các chứng từ tăng, giảm (là các quyết định tăng giảm TSCĐ của giám đốc công ty), và các chứng từ TSCĐ bắt buộc đối với một doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính tại quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995.

3.1.1. Trường hợp tăng tài sản cố định do mua sắm

         Các phòng ban trong công ty khi có nhu cầu trang bị mới TSCĐ phải lập kế hoạch về nhu cầu mua sắm, đầu tư trình lên giám đốc công ty, việc mua sắm tuỳ từng trường hợp cụ thể mà cần phải trình lên cả Tổng Công ty Than theo phân cấp quản lý của Tổng Công ty, ví dụ như trường hợp mua sắm mới xe ô tô Mazda 626 Elegance. Sau khi có sự đồng ý của Tổng Công ty Than về việc đầu tư TSCĐ cho Công ty Hoá chất mỏ, giám đốc công ty sẽ giao nhiệm vụ cho Tổ tư vấn về giá (các thành viên của tổ này là các trưởng phòng Kỹ thuật an toàn, Kế toán tài chính, Thiết kế và đầu tư) đảm nhiệm việc lựa chọn nhà cung cấp (việc lựa chọn này thường theo phương thức chào hàng cạnh tranh). Sau khi nhận được lời chào hàng, tổ tư vấn phải tổ chức ra một cuộc họp để quyết định lựa chọn nhà cung cấp và phải có “Tờ trình” và “Biên bản họp tổ tư vấn về giá của Công ty” gửi lên giám đốc công ty, trong “Tờ trình” phải nêu lên quyết định lựa chọn nhà cung cấp và giá chào hàng. Căn cứ vào “Tờ trình” và “Biên bản họp tổ tư vấn về giá của Công ty” gửi lên, giám đốc công ty mới có quyết định chính thức về việc phê duyệt mua TSCĐ.

         Khi hợp đồng được ký kết, các bên tiến hành bàn giao TSCĐ và lập “Biên bản bàn giao TSCĐ” và “Biên bản thanh lý hợp đồng”. Bên mua làm thủ tục thanh toán. Từ các chứng từ liên quan (như biên bản bàn giao TSCĐ, các hoá đơn phản ánh giá mua, tập hợp chi phí phát sinh), kế toán tiến hành lập thẻ TSCĐ và ghi sổ.

         Cũng với ví dụ về trường hợp mua sắm xe ô tô Mazda 626 Elegance (tài sản được tài trợ từ nguồn vốn vay dài hạn), đầu tiên ngày 2/10/2002, Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Than ra quyết định số 1273/QĐ- HĐQT về việc đầu tư xe cho Công ty Hoá chất mỏ. Ngày 11/10/2002, giám đốc Công ty Hoá chất mỏ ra quyết định số 2195/QĐ- KTTCTK về việc phê duyệt mua xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh.

	Tổng Công ty than 
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	Công ty Hoá chất mỏ
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	Sè 2195/Q§- KTTCTK
	Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2002


Quyết định của giám đốc Công ty Hoá chất mỏ

V/v Phê duyệt mua xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh

· Căn cứ quyết định 204 NL/tccb-lđ ngày 1/4/1995 của Bộ Năng Lượng về việc thành lập lại Công ty Hoá chất mỏ.

· Căn cứ quyết định đầu tư 1273/qđ-hđqt ngày 2/10/2002 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam về việc đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty Hoá chất mỏ

· Căn cứ tờ trình ngày 9/10/2002 của phòng ktat, kttc, tk&đt
· Căn cứ biên bản họp tổ tư vấn về giá của công ty ngày 9/10/2002
Quyết định
Điều 1: Nay phê duyệt mua xe ô tô phục vụ sản xuất như sau:

Xe ô tô Mazda 626 Elegance với số lượng 01 xe.

Đơn giá: 28.500 USD/xe

Tổng  giá trị: 28.500 USD (Hai mươi tám ngàn, năm trăm đô la Mỹ)

Thanh toán theo tỷ giá Ngân hàng công bố tại thời điểm thanh toán 

Bên bán hỗ trợ lệ phí trước bạ 2% giá trị xe

Điều 2: Ông trưởng phòng KTAT Công ty có nhiệm vụ tổ chức mua tài sản theo đúng đơn giá đã được Giám đốc Công ty duyệt.

Điều 3: Các ông Kế toán trưởng, trưởng phòng TK&ĐT, KTAT Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

	Nơi nhận
	Giám đốc Công ty

	Như điều 3
	(Ký, họ tên, đóng dấu)

	Lưu VP KTTC
	


Biểu số 6: Quyết định 2195/QĐ- KTTCTK của Giám đốc công ty          

         Sau khi tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế, ngày 14/10/2002, hai bên là Công ty Hỗ trợ công nghệ và phát triển thương mại (bên bán) và Công ty Hoá chất mỏ (bên mua) tiến hành giao nhận tài sản và lập biên bản bàn giao xe. 

Biên bản bàn giao xe

SỐ 1/BG

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2002.

Căn cứ theo hợp đồng số 02224/HĐKT ngày 14/10/2002 giữa Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ và thương mại  và Công ty Hoá chất mỏ .
Chúng tôi gồm:

1/ Bên nhận: Công ty Hoá chất mỏ 
Ông Nguyễn Tiến Dũng- Chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn
2/ Bên giao: Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ và thương mại  

Ông Trần Quang Thịnh: Cán bộ

Đã cùng nhau tiến hành giao nhận xe như sau:

	TT
	Loại xe
	Số máy
	Số khung
	Màu sơn

	1
	Mazda 626 Elegance
	01
	GF 22S1MH 001311
	Nhũ bạc


         Tình trạng xe trước khi giao: xe mới 100%, nguyên vẹn, không xây xát, không bị méo bẹp vỏ; hai gương chiếu hậu, các cụm đèn pha, đèn chiếu hậu, xi nhan, đèn lùi, phun nước, gạt mưa đầy đủ nguyên vẹn, hoạt động tốt. Các thiết bị nội thất của xe đầy đủ và hoạt động tốt.

Phụ tùng kèm theo: 1 lốp dự phòng và 1 bộ đồ sửa chữa

Giấy tờ kèm theo: sách hướng dẫn sử dụng và 01 đĩa nhạc CD.

Biên bản được lập thành hai bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ một bản.

Đại diện bên giao

Bên nhận

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Biểu số 7: Biên bản bàn giao xe Mazda 626

	Hoá đơn (GTGT)

	Mẫu số: 01/GTKT- 3LL


	(Liên 2: Giao khách hàng)

	Ký hiệu AA/2002



	Ngày 14 tháng 10 năm 2002

No007773

Đơn vị bán hàng: Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ và thương mại

Địa chỉ: 158 Xuân Diệu- Hà Nội.       Số tài khoản:1791.4  Indovina Bank Hà Nội

Điện thoại:
MS: 0100516528

Họ tên người mua hàng:



Đơn vị: Công ty Hoá chất mỏ 



Địa chỉ: Phan Đình Giót- Hà Nội.     Số tài khoản:710A-00088 Công Thương HKiếm
Hình thức thanh toán:chuyển khoản  MS: 0100101072-1
STT

Tên hàng hoá, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3

01

Xe ô tô Mazda 626 mới 100%

Chiếc

01

437.788.500

VND

437.788.500

VND

         Cộng tiền hàng                        437.788.500

Thuế suất: 0%                           Tiền thuế GTGT                                    0

                                         Tổng cộng tiền thanh toán                437.788.500

Số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm tám mươi tám ngàn năm trăm đồng tiền Việt Nam
Người mua hàng

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Biểu số 8: Hoá đơn GTGT xe Mazda 626

	Hoá đơn dịch vụ đăng kiểm (GTGT)

(Liên 2: giao khách hàng)

Ngày 17 tháng 10 năm 2002    

	Được sử dụng theo CV 7292/TCT ngày14/12/99

Mẫu số 01/ ĐKVN


	                                        No0070248
Đơn vị đăng kiểm: Trạm đăng kiểm 2905V 

Địa chỉ: 18 đường Giải Phóng

Số tài khoản: 431101001425  Sở Giao dịch I ngân hàng NN & PT  nông thôn

Tel/Fax: (04) 5742757                               MST:  01001091200361
Đơn vị trả tiền: Công ty Hoá chất mỏ 

Địa chỉ: phố Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân- Hà Nội    

Số tài khoản: 710A-00088 Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm

Tel/Fax:                                                    MST: 0100101072-1

Hình thức thanh toán: tiền mặt.
      

STT

Nội dung

Tải trọng

 (tấn, chỗ)

Biển số đăng ký

Thành tiền (đồng)

1

¤ tô dưới 10 ghế

5

29S- 2798

114.300

Tổng tiền dịch vụ

114.300

Thuế suất 5%

Thuế GTGT

5.700

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm

20.000

                                     Tổng cộng tiền thanh toán

140.000

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm bốn mươi ngàn đồng Việt Nam 

Khách hàng
Người viết hoá đơn
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)
  (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Biểu số 9: Hoá đơn dịch vụ đăng kiểm

	Bộ Tài chính

	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


	Tổng cục thuế

Cục thuế:……….MS

Chi cục thuế:

Đơn vị thu:……..MS

	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



	                                Biên lai thu phí và lệ phí          Mẫu 01/TP-LP
                                        Liên 2: Giao người nộp tiền           No002640
Tên đơn vị (người nộp tiền): Công ty Hoá chất mỏ
Địa chỉ: phố Phan Đình Giót- Hà Nội
Lý do nộp: nộp lệ phí xe 29S-2798

Số tiền: 150.000 đồng

Viết bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng tiền Việt Nam

Hình thức thanh toán: tiền mặt

Ngày 16 tháng 10 năm 2002

                                                                              Người thu tiền


Biểu số 10: Biên lai thu phí và lệ phí

         Sau đó, kế toán tập hợp giá mua, chi phí trước khi sử dụng để lập thẻ TSCĐ. Sau đây là thẻ TSCĐ được lập cho xe Mazda 29S-2798: 

Đơn vị: Công ty Hoá chất mỏ
         Mẫu số: 02- TSCĐ

Địa chỉ: Phương Liệt-Thanh Xuân- Hà Nội
Ban hành theo QĐ 1141-TC/QĐ/CĐKT

                       ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính 


thẻ TSCĐ

Số: 45

Ngày 17 tháng 11 năm 2002 lập thẻ

Kế toán trưởng (ký, họ tên): Nguyễn Xuân Thảo

Căn cứ vào biên bản bàn giao TSCĐ số 01/BG ngày 14 tháng 10 năm 2002.

Tên, ký hiệu mã, quy cách (cấp hạng) TSCĐ: Mazda  Số hiệu TSCĐ:29S-2798

Nước sản xuất (xây dựng):  Liên  doanh Hoà Bình          Năm sản xuất:

Bộ phận quản lý, sử dụng: Văn phòng Công ty   Năm đưa vào sử dụng: 2002
Công suất (diện tích) thiết kế:

Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày…tháng…năm…

	Số hiệu chứng từ
	Nguyên giá TSCĐ 
	Giá trị hao mòn TSCĐ 

	
	Ngày, tháng, năm
	Diễn giải
	Nguyên giá
	Năm
	Giá trị

hao mòn
	Cộng dồn

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	
	
	Xe Mazda 29S-2798
	438.072.800
	2002
	6.084.344
	6.084.344


	STT
	Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá trị (đồng)

	A
	B
	C
	1
	2

	
	Lốp dự phòng và một bộ đồ  sửa chữa
	
	01
	507.100


Ghi giảm TSCĐ chứng từ số …ngày…tháng…năm 200

Lý do giảm:


Biểu số 11: Thẻ TSCĐ (xe Mazda 626 biển số29S-2798)

Các chứng từ trên được lưu vào hồ sơ TSCĐ (xe Mazda 29S -2798)

3.1.2. Trường hợp giảm TSCĐ

· Giảm do thanh lý nhượng bán: ngày 2/11/2002, theo đề nghị của phòng Kế toán tài chính và phòng Kỹ thuật an toàn, Giám đốc công ty ra quyết định số 2215/KTTCTK về việc thanh lý thiết bị dụng cụ quản lý đã khấu hao hết tại các phòng này (là máy vi tính AT 486- phòng Kỹ thuật an toàn, máy vi tính SX/50 Hz phòng Kế toán được đưa vào sử dụng từ năm 1995, thời gian trích khấu hao là 4 năm, có nghĩa các TSCĐ này đã khấu hao hết từ năm 1999). Ngày 11/11/2002, việc thanh lý TSCĐ được tiến hành.

Tổng Công ty Than Việt Nam

Công ty Hoá chất mỏ 

Biên bản thanh lý TSCĐ

                                            Ngày 11 tháng 11 năm 2002
Số 67

         Căn cứ quyết định số 2215 ngày 02 tháng 11 năm 2002 của Giám đốc Công ty Hoá chất mỏ về việc thanh lý tài sản cố định

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông: Bùi Ngọc Cây
đại diện Công ty 
trưởng ban

Ông: Nguyễn Xuân Thảo
đại diện phòng Kế toán
uỷ viên

Ông: Nguyễn Tiến Dũng
đại diện phòng KTAT
uỷ viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ
	Tên, ký mã hiệu, quy cách
	Năm đưa vào sử dụng
	Nguyên giá
	Hao mòn luỹ kế
	Giá trị còn lại

	Máy vi tính AT 486
	1995
	21.700.668
	21.700.668
	0

	Máy vi tính SX/50Hz
	1995
	21.049.900
	21.049.900
	0


III. kết luận của ban thanh lý
         Các máy đã lạc hậu, tốc độ xử lý thông tin chậm, không còn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

Ngày 11 tháng 11 năm 2002

       Trưởng ban thanh lý

IV. Kết quả thanh lý
Chi phí thanh lý: 0
(viết bằng chữ) không



Giá trị thu hồi: 0
(viết bằng chữ) không


Đã ghi giảm thẻ TSCĐ ngày 11 tháng 11 năm 2002


Ngày 11 tháng 11 năm 2002

Thủ trưởng đơn vị
   Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
     (Ký, họ tên)

Biểu số 12: Biên bản thanh lý TSCĐ 

· Giảm do điều chuyển nội bộ
         Ngày 5/11/2002, giám đốc Công ty Hoá chất mỏ ra quyết định điều chuyển xe ô tô Mazda 323 Familia biển số 29M- 0593 (nguyên giá: 313.808.500 đồng, giá trị hao mòn luỹ kế tính đến thời điểm giao nhận xe là 135.111.993 đồng) về Xí nghiệp Hoá chất mỏ Bắc Cạn. Ngày 10/11/2002 việc giao nhận TSCĐ được tiến hành.

	Tổng Công ty Than Việt Nam 
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	Công ty Hoá chất mỏ 
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	Sè 2611/Q§-KTAT
	Ngày 5 tháng 11 năm 2002


Quyết định của giám đốc Công ty Hoá chất mỏ

V/v điều động xe ô tô Mazda 323 biển số 29M-0593 về Xí nghiệp HCM Bắc Cạn

 quản lý và sử dụng

Giám đốc Công ty Hoá chất mỏ

· Căn cứ quyết định 204 NL/tccb-lđ ngày 1/4/1995 của Bộ Năng Lượng về việc thành lập lại Công ty Hoá chất mỏ.

· Căn cứ theo đề nghị của ông Giám đốc Xí nghiệp Hoá chất mỏ Bắc Cạn, ông trưởng phòng Kỹ thuật an toàn Công ty.

Quyết định
· Điều 1: Điều động xe ô tô du lịch Mazda 323 biển số 29M-0593 từ văn phòng Công ty về Xí nghiệp HCM Bắc Cạn quản lý và sử dụng kể từ ngày ban hành quyết định. Ông trưởng phòng KTAT Công ty, Giám đốc XNHCM Bắc Cạn có trách nhiệm tổ chức giao nhận xe theo quy định ban hành.

· Điều 2: Các ông: Giám đốc xí nghiệp Hoá chất mỏ Bắc Cạn, Kế toán trưởng Công ty, trưởng phòng KTAT, trưởng phòng TK&ĐT Công ty căn cứ quyết định thi hành.

        Nơi nhận
Giám đốc Công ty 

· Như điều 2

· Lưu VP

Biểu số 13: Quyết định điều động xe Mazda 323

Biên bản bàn giao TSCĐ

· Căn cứ quyết định số 2611 ngày 5/11/2002 của Giám đốc Công ty Hoá chất mỏ về việc điều động xe ô tô Mazda 323 Familia biển 29M- 0593 từ văn phòng Công ty về Xí nghiệp Hoá chất mỏ Bắc Cạn.

Hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2002 tại văn phòng Công ty Hoá chất mỏ, chúng tôi gồm:

1/ Bên giao: Công ty Hoá chất mỏ

	Ông
	Bùi Ngọc Cây
	- Phó Giám đốc Công ty

	Ông
	Trần Ngọc Dũng
	- Chánh văn phòng Công ty

	Ông
	Nguyễn Tiến Dũng
	- Cán bộ phòng KTAT Công ty

	Ông
	Nguyễn Văn Nguyên
	- Lái xe


2/ Bên giao: Xí nghiệp Hoá chất mỏ Bắc Cạn

Ông Nguyễn Tuấn Anh- Lái xe XN HCM Bắc Cạn theo giấy giới thiệu số 122 ngày 10/12/2002 của Giám đốc Xí nghiệp.

Đã tiến hành giao nhận xe ô tô du lịch Mazda 323 Familia biển số 29M-0593.

1. Tình trạng:

· Các trang thiết bị đầy đủ, hoạt động tốt

· Các phụ tùng đồ nghề đầy đủ:

· Kích quay tay 

· Bánh xe dự phòng

· Đồ nghề: 2 cle, 1 kìm, 1 vặn vít

2. Các giấy tờ đi kèm: Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận bảo hiểm, Sổ lưu hành.

Biên bản được lập thành bốn bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ hai bản.

Đại diện bên giao
Đại diện bên nhận

Biểu số 14: Biên bản bàn giao xe Mazda 323

    Sau khi tiến hành thanh lý và giao nhận TSCĐ, kế toán tiến hành huỷ thẻ TSCĐ của các tài sản này và phản ánh nghiệp vụ phát sinh trên sổ kế toán.

3.2. Hạch toán chi tiết tài sản cố định 
         Căn cứ vào các chứng từ tăng giảm TSCĐ kế toán ghi sổ chi tiết TSCĐ:

· Sổ chi tiết tài khoản 211, 212: được mở cho từng tháng và từng quý, dùng để theo dõi số dư, các phát sinh NỢ/CÓ của TK 211 trong kỳ.

         Trường hợp mua xe Mazda 29S- 2798 ở trên, do phải qua thời gian lắp đặt, tập hợp chi phí trước khi sử dụng nên giá mua, các chi phí khác như phí, lệ phí, phí đăng kiểm… được tập hợp vào TK 241 (2411) trong tháng 10, sang tháng 11, kế toán mới kết chuyển ghi bút toán tăng TSCĐ (ghi Nợ TK 211).

	Công ty Hoá chất mỏ
	        Sổ chi tiết tài khoản




Cơ quan Văn phòng Công ty 
Tháng 11 năm 2002

	D​ư Nợ đầu kỳ:
	6.648.339.781
	D​ư Có đầu kỳ:

	Phát sinh Nợ:
	872.702.339
	Phát sinh Có:
	1.202.149.539

	D​ư Nợ cuối kỳ:
	6.318.892.581
	Dư​ Có cuối kỳ:


TK 211- TSCĐ hữu hình
                 Đơn vị: đồng
	Ngày ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Phát sinh

	
	
	
	
	Nợ
	Có

	07/11
	2195
	Tăng xe Mazda 29S-2798
	2411
	438.072.800
	

	10/11
	2611
	Đc xe Mazda 323 về Bắc Cạn
	1361
	
	178.696.507

	10/11
	2611
	Điều chuyển khấu hao xe Mazda 323 về Bắc Cạn
	214
	
	135.111.993

	11/11
	2215
	Thanh lý máy vi tính AT 486
	214
	
	21.700.668

	11/11
	2215
	Thanh lý máy vi tính SX/50 Hz
	214
	
	21.049.900

	…
	…
	…
	
	…
	…


Ngày 30 tháng 11 năm 2002

        Kế toán ghi sổ 
Kế toán trưởng 

Biểu số 15: Sổ chi tiết TK 211
· Sổ chi tiết TSCĐ và khấu hao TSCĐ (biểu số 16): được mở cho từng tháng và từng quý, và mở riêng tại từng đơn vị thành viên vừa dùng để phản ánh nguyên giá TSCĐ có trong kỳ, vừa dùng để phản ánh khấu hao phải trích của các TSCĐ. Các sổ chi tiết này được ghi hàng ngày dựa trên các chứng từ TSCĐ và các chứng từ có liên quan khi có các biến động phát sinh liên quan
· Bảng tổng hợp chi tiết tăng giảm TSCĐ:  được ghi vào cuối tháng dựa trên số liệu từ sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết TK 211, 212.
Công ty hoá chất mỏ

Cơ quan Văn phòng Công ty 

Bảng tổng hợp chi tiết tăng giảm TSCĐ

                                       Tháng 11 năm 2002                            Đơn vị tính: đồng

	S

T

T
	Tên TSCĐ
	Nguyên giá
	Phân theo nguồn hình thành

	
	
	
	Ngân sách
	Bổ sung
	Vay

	A
	TSCĐ tăng trong kỳ
	872.702.339
	…
	…
	…

	I
	Do đầu tư mua sắm
	872.702.339
	…
	…
	…

	1
	Xe Mazda 29S- 2798
	438.072.800
	
	
	438.072.800

	…
	…
	…
	
	
	

	II
	Do điều động Công ty 
	0
	
	
	

	III
	Do điều chỉnh nguyên giá
	0
	
	
	

	B
	TSCĐ giảm trong kỳ
	1.202.149.539
	…
	…
	…

	I
	Do thanh lý, nhượng bán
	…
	…
	…
	…

	1
	Máy tính AT 486
	21.700.668
	
	21.700.668
	

	2
	Máy tính SX/50 Hz
	21.049.900
	
	21.049.900
	

	III
	Do điều động 
	…
	…
	…
	…

	1
	Điều chuyển xe 29M-0593 
	313.808.500
	
	
	313.808.500

	…
	…
	…
	…
	…
	…


Ngày 30 tháng 11 năm 2002

        Kế toán ghi sổ
Kế toán trưởng

Biểu số 17: Bảng tổng hợp tăng giảm TSCĐ 

3.3. Hạch toán tổng hợp tài sản cố định 

· Tài khoản sử dụng: các tài khoản sử dụng để phản ánh TSCĐ (211, 212, 213, 241…) tại công ty được mở chi tiết giống như quy định của Bộ Tài chính. Ngoài ra, do đặc điểm về bộ máy quản lý của công ty nên các nghiệp vụ mang tính cấp phát, điều chuyển chiếm một tỷ lệ lớn. Vì vậy, để phản ánh nghiệp vụ này, kế toán còn sử dụng các TK 336- “Phải trả nội bộ” và TK 136 – “Phải thu nội bộ” gồm 2 tiểu khoản:

· TK 1361- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc dùng ở công ty để phản ánh nghiệp vụ cấp phát vốn kinh doanh cho các xí nghiệp thành viên

· TK 1368- Phải thu nội bộ khác: dùng ở cả công ty và các xí nghiệp

· Hạch toán các nghiệp vụ biến động TSCĐ (đơn vị: đồng)
· Nghiệp vụ mua xe ô tô Mazda 626 Elegance biển số 29S-2798
· Tháng 10: kế toán tập hợp giá mua, chi phí trước khi dùng vào TK 241: 

Bút toán 1 – phản ánh giá mua, chi phí mua

NỢ TK 241 (2411): 438.072.800 

Nợ TK 133: 5.700 (thuế GTGT của phí dịch vụ đăng kiểm).

CÓ TK 331: 437.788.500 

Có TK 111:140.000 (phí dịch vụ đăng kiểm gồm cả thuế GTGT 5%)
Có TK 111: 150.000 (phí, lệ phí)
Bút toán 2: phản ánh nguồn tài trợ

NỢ TK 331: 437.788.500 

CÓ TK 341: 437.788.500 

· Sang tháng 11, khi việc lắp đặt và mọi thủ tục đã hoàn tất, TSCĐ được đưa vào sử dụng, kế toán ghi tăng TSCĐ: 

NỢ TK 211 (2114): 438.072.800

CÓ TK 241 (2411): 438.072.800 

· Nghiệp vụ thanh lý TSCĐ

· Phản ánh nghiệp vụ thanh lý máy vi tính AT 486:

NỢ TK 214 (2141) : 21.700.668 

CÓ TK 211 (2115): 21.700.668 

· Phản ánh nghiệp vụ thanh lý máy vi tính SX/50 Hz:

NỢ TK 214 (2141): 21.049.900 

CÓ TK 211 (2115): 21.049.900 

· Nghiệp vụ điều chuyển xe ô tô Mazda 29M-0593 cho Bắc Cạn

Nợ TK 1361- Bắc Cạn: 178.696.507 

NỢ TK 214 (2141): 135.111.993 

CÓ TK 211 (2114): 313.808.500 

· Sổ tổng hợp sử dụng trong hạch toán TSCĐ 

Trên đây là hai mẫu số NKCT số 9 và sổ cái TK 211 tại Công ty Hoá chất mỏ.

· Sổ NKCT số 9 (biểu số 18): sổ này tại công ty không chỉ được dùng để theo dõi các phát sinh Có mà còn theo dõi cả các phát sinh Nợ TK 211 trong kỳ. Sổ được mở hàng tháng và mở riêng cho từng TK 211, 212, 213. Số liệu trên NKCT số 9 được dùng làm căn cứ để ghi sổ cái các TK 211, 212, 213.

· Sổ cái TK 211 (biểu số 19): được mở cho cả năm. Sổ được ghi vào cuối tháng căn cứ từ số liệu tổng hợp trên NKCT số 9. 
4. Hạch toán khấu hao tài sản cố định 

4.1. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định 

        Tại Công ty Hoá chất mỏ, kế toán khấu hao được áp dụng theo Quyết định 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ và theo quyết định 1706/QĐ-KTT ngày 9/12/2002 của Tổng Công ty Than về duyệt mức khấu hao năm 2002 cho Công ty Hoá chất mỏ. Theo đó, khấu hao được tính theo nguyên tắc tròn tháng và theo phương pháp đường thẳng (khấu hao đều):

	Mức khấu hao trung bình hàng năm của TSCĐ
	=
	Nguyên giá TSCĐ

Thời gian sử dụng (năm)

	Mức khấu hao trung bình tháng của TSCĐ
	=
	Nguyên giá TSCĐ

Số năm sử dụng x 12 tháng

	Số KH phải trích trong kỳ
	=
	Số KH đã trích kỳ trước
	+
	Số KH tăng trong kỳ
	(
	Số KH giảm trong kỳ


         Ví dụ: trường hợp mua xe ô tô Mazda 626 Elegance biển số 29S- 2798 ngày 14/10/2002. TSCĐ được đưa vào sử dụng tháng 11 năm 2002 nên đến tháng 12 kế toán mới bắt đầu trích khấu hao cho tài sản này.

	Mức KH 1 tháng
	=
	438.072.800

6 năm x 12 tháng
	=
	6.084.344 (đồng)


         Trường hợp điều chuyển xe ô tô Mazda 323 Familia biển số 29M-0593 ngày 10/11/2002 về Xí nghiệp Hoá chất mỏ Bắc Cạn, đến tháng 12 kế toán mới thôi trích khấu hao của TSCĐ này.

	Mức KH 1 tháng
	=
	313.808.500

6 năm x 12 tháng
	=
	4.358.451 (đồng)

	        Tại Công ty Hoá chất mỏ, công ty thống nhất việc tính toán đăng ký mức trích khấu hao hàng năm với cục Quản lý vốn và TSCĐ tại doanh nghiệp, sau đó có văn bản gửi từng đơn vị thành viên để trích. 


4.2. Chứng từ khấu hao tài sản cố định 

         Chứng từ để làm cơ sở hạch toán khấu hao TSCĐ là “Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ” (bảng phân bổ số 3). Bảng này được lập vào cuối tháng và được lập riêng tại từng đơn vị thành viên trực thuộc công ty. Do khấu hao được tính theo nguyên tắc tròn tháng nên bảng phân bổ số 3 tháng 11/2002 được lập dựa vào số khấu hao TSCĐ đã trích tháng 10 và biến động TSCĐ từ tháng 10.

	Công ty Hoá chất mỏ 
	

	Cơ quan Văn phòng Công ty 
	


Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 

                                              Tháng 11 năm 2002
Đơn vị tính: đồng
	 S

T

T
	Chỉ tiêu
	Thời gian 

SD (năm)
	                           Nơi sử dụng


Toàn cơ quan
	TK 642-CPQLDN

	
	
	
	Nguyên giá
	Số khấu hao
	

	I
	Số KHTSCĐ tháng trước
	
	6.900.173.109
	212.735.330
	212.735.330

	II
	Số KH tăng tháng này
	
	0
	0
	0

	III
	Số KH giảm  tháng này
	
	251.833.328
	5.731.966
	5.731.966

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	IV
	Số KH trích tháng này
	
	6.648.339.781
	207.003.364
	207.003.364

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	
	…
	82.164.873
	82.164.873

	2
	Máy móc thiết bị
	
	…
	7.183.023
	7.183.023

	3
	Phương tiện vận tải
	
	…
	80.558.846
	80.558.846

	4
	Dụng cụ quản lý
	
	…
	37.096.622
	37.096.622


       Ngày 30 tháng 11 năm 2002

     Người lập bảng
Kế toán trưởng

Biểu số 20: Bảng phân bổ số 3- tháng 11
         Với các TSCĐ tăng, giảm trong tháng 11 thì đến tháng 12 kế toán mới tiến hành trích hoặc thôi trích khấu hao. Vì vậy, khấu hao trích cho các TSCĐ trên chỉ được phản ánh tại bảng phân bổ số 3 bắt đầu từ tháng 12.

	Công ty Hoá chất mỏ 
	

	Cơ quan Văn phòng Công ty 
	

	Bảng tính và phân bổ KHấu hao TSCĐ


                                         Tháng 12 năm 2002                          Đơn vị tính: đồng
	S

T

T
	Chỉ tiêu
	Thời gian 

SD (năm)
	                   Nơi sử dụng

Toàn cơ quan
	TK 642-CPQLDN

	
	
	
	Nguyên giá
	Số khấu hao
	

	I
	Số KHTSCĐ tháng trước
	
	6.648.339.781
	207.003.364
	207.003.364

	II
	Số KH tăng tháng này
	
	872.702.339
	10.172.546
	10.172.546

	1
	Xe Mazda 29S-2798
	6
	438.072.800
	6.084.344
	6.084.344

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	III
	Số KH giảm  tháng này
	
	1.202.149.539
	38.544.909
	38.544.909

	1
	Xe Mazda 29M- 0593
	6
	318.808.500
	4.358.451
	4.358.451

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	IV
	Số KH trích tháng này
	
	6.318.892.581
	178.631.001
	178.631.001

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	
	…
	…
	…

	2
	Máy móc, thiết bị
	
	…
	…
	…

	3
	Phương tiện vận tải
	
	…
	…
	…

	4
	Dụng cụ quản lý
	
	…
	…
	…


Ngày 31 tháng 12 năm 2002

    Người lập bảng
Kế toán trưởng

Biểu số 21: Bảng phân bổ số 3- tháng 12
4.3. Hạch toán chi tiết khấu hao tài sản cố định

         Dựa vào  các chứng từ  tăng giảm và chứng từ khấu hao TSCĐ, kế toán hàng ngày phản ánh  các nghiệp vụ phát sinh vào các sổ chi tiết:

· Sổ chi tiết TSCĐ và khấu hao TSCĐ (như đã trình bày trong phần hạch toán chi tiết biến động TSCĐ).

· Sổ chi tiết tài khoản 214: được mở cho từng tháng và từng quý, dùng để theo dõi số dư, phát sinh NỢ/CÓ của TK 214 trong kỳ.

	Công ty Hoá chất mỏ
	Sổ chi tiết tài khoản




Cơ quan Văn phòng Công ty 
Tháng 11 năm 2002

	Dư​ Nợ đầu kỳ:
	
	Dư​ Có đầu kỳ:
	3.861.208.699

	Phát sinh Nợ:
	826.009.254
	Phát sinh Có:            207.003.364          

	D​ư Nợ cuối kỳ:
	
	Dư​ Có cuối kỳ:
	3.242.202.809


Tài khoản 214- Hao mòn TSCĐ 
           Đơn vị: đồng
	Ngày ghi sổ
	Chứng

 từ
	Diễn giải
	TK đối

 ứng
	Phát sinh

 

	
	
	
	
	Nợ
	Có

	…
	…
	…
	…
	
	

	10/11
	2611
	Điều chuyển khấu hao xe Mazda 29M-0593 về Bắc Cạn
	2114
	135.111.993
	

	11/11
	2215
	Thanh lý máy vi tính AT 486
	2115
	21.700.668
	 

	11/11
	2215
	Thanh lý máy vi tính SX/50 Hz
	2115
	21.049.900
	 

	30/11
	 
	Trích khấu hao tháng 11/2002
	6424
	 
	207.003.364

	…
	…
	…
	…
	…
	…


Ngày 30 tháng 11 năm 2002

        Kế toán ghi sổ
Kế toán trưởng

Biểu số 22: Sổ chi tiết tài khoản 211
4.4. Hạch toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định 

· Tài khoản sử dụng: 

· TK 214- Hao mòn TSCĐ. TK này được chi tiết làm 3 tiểu khoản:

TK 2141- Hao mòn TSCĐ hữu hình

TK 2142- Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

TK 2143- Hao mòn TSCĐ vô hình

· TK 009- Nguồn vốn khấu hao cơ bản. TK ngoài bảng cân đối kế toán này dùng để theo dõi việc trích lập, sử dụng vốn khấu hao cơ bản trong kỳ.

· Sổ tổng hợp sử dụng để hạch toán khấu hao TSCĐ:
· Bảng kê số 4, 5, 6: tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Thực tế tại văn phòng công ty, các chi phí phát sinh chỉ có chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp mà thường xuyên là chi phí quản lý doanh nghiệp.Vì vậy trong số các bảng kê trên, kế toán chỉ sử dụng bảng kê số 5, 6 . Số liệu trên cột ghi Có TK 214 được lấy từ Bảng phân bổ số 3, kế hoạch trích trước hoặc phân bổ chi phí trả trước. Số liệu trên các bảng kê này sau khi khoá sổ cuối tháng được dùng để ghi vào NKCT số 7.

	Công ty Hoá chất mỏ 
	Bảng kê số 5

	Cơ quan Văn phòng Công ty 
	Tập hợp: - Chi phí đầu tư XDCB (TK 241)

                - Chi phí bán hàng (TK 641)

                - Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642)


                                           Tháng 11 năm 2002                          Đơn vị: đồng
	S

T

T
	           Các TK               

ghi Có       

Các TK 

ghi Nợ
	142
	214
	…
	Các TK phản ánh ở các NKCT khác
	Cộng chi phí thực tế 

	
	
	
	
	
	…
	NKCT số 5
	

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	TK 642- Chi phí QLDN

…

- Chi phÝ khÊu hao TSC§ 


	
	207.003.364


	
	
	
	

	
	Céng
	…
	…
	…
	…
	…
	…


Ngày 30 tháng 11 năm 2002

Kế toán ghi sổ
Kế toán trưởng

Biểu số 23: Bảng kê số 5

· NKCT số 7 (biểu số 24): được ghi vào cuối tháng dựa trên số liệu tổng hợp từ bảng kê số 5, 6. Phát sinh Có của TK 214 được phản ánh trên cột ghi Có TK 214, đối ứng Nợ với các TK chi phí như 641, 642, 2413…

· Sổ cái TK 214 (biểu số 25): được ghi vào cuối tháng dựa trên số liệu tổng hợp từ NKCT số 7 (phát sinh Có), từ các NKCT khác liên quan như NKCT số 9 (phát sinh Nợ). Số liệu trên sổ cái được dùng làm căn cứ để kế toán lập các báo cáo tài chính.

4.5. Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến vốn khấu hao cơ bản

         Như đã trình bày, một trong những ảnh hưởng trực tiếp của bộ máy quản lý doanh nghiệp tới công tác tổ chức hạch toán TSCĐ tại Công ty Hoá chất mỏ chính là việc phát sinh nhiều nghiệp vụ liên quan đến việc điều chuyển, cấp phát TSCĐ gắn với đó là các nghiệp vụ liên quan đến việc thu hồi, cấp phát vốn khấu hao cơ bản cho các đơn vị cấp dưới và nộp vốn khấu hao cơ bản lên cấp trên (Tổng Công ty Than Việt Nam). Theo quy định, công ty quản lý tập trung nguồn vốn khấu hao cơ bản. 

         Định kỳ (thường là hàng quý) các xí nghiệp phải nộp vốn khấu hao cơ bản này về công ty, sau đó công ty mới tiến hành sử dụng, phân phối nguồn vốn này (cấp lại cho các xí nghiệp hoặc nộp ngân sách, cấp trên với những TSCĐ thuộc vốn ngân sách).

4.5.1. Tài khoản sử dụng:

         Để hạch toán nguồn vốn khấu hao cơ bản, kế toán sử dụng tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán TK 009- Nguồn vốn khấu hao cơ bản và các TK:

· TK 1361- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc được sử dụng tại văn phòng công ty để hạch toán cấp phát, thu hồi vốn khấu hao của các đơn vị thành viên. 

· TK 1368- Phải thu nội bộ khác.

· TK 336- Phải trả nội bộ phản ánh vốn khấu hao cơ bản phải nộp Ngân sách hoặc cấp trên. 

· TK 411- Nguồn vốn kinh doanh cũng để hạch toán tình hình nộp vốn khấu hao lên cấp trên và các nghiệp vụ biến động nguồn vốn kinh doanh khác.

4.5.2. Sổ sách kế toán sử dụng

         Sổ sách được sử dụng để hạch toán nghiệp vụ liên quan đến vốn khấu hao cơ bản bao gồm: 

· Sổ chi tiết TK 009, 411, 136 (1361, 1368), 336

·  NKCT sè 10.

· Sổ cái các TK trên.

Sau đây là một số mẫu sổ:

         Trên đây là Báo cáo trích và sử dụng khấu hao cơ bản của toàn công ty năm 2002. Tại từng đơn vị trực thuộc vào cuối niên độ kế toán, kế toán lập Báo cáo trích và sử dụng khấu hao cơ bản nộp lên công ty. Dựa vào các báo cáo này, kế toán tại công ty sẽ tập hợp số liệu và lập báo cáo cho toàn công ty để nộp lên Tổng Công ty Than. Nhìn vào báo cáo trên ta thấy vốn khấu hao cơ bản  sử dụng trong năm 2002 lớn hơn số trích lập, cộng với số thâm hụt từ các năm trước đã làm cho số dư cuối kỳ của vốn KHCB nhỏ hơn không. Và nhiệm vụ đặt ra cho công ty trong thời gian tới là phải tìm được nguồn tài trợ (có thể do Ngân sách cấp xuống hoặc nguồn vốn vay) để bù đắp số thâm hụt này.

5. Hạch toán sửa chữa tài sản cố định

5.1. Thủ tục và chứng từ kế toán 

         Cũng giống như trường hợp mua sắm mới, đầu tư TSCĐ, khi phát sinh nhu cầu sửa chữa lớn TSCĐ, bộ phận quản lý sử dụng phải có công văn đề nghị lên Giám đốc công ty, giám đốc sẽ giao nhiệm vụ cho tổ tư vấn về giá của công ty (là các trưởng phòng: Kỹ thuật an toàn, Kế toán tài chính, phòng Thiết kế và đầu tư) đảm nhiệm việc giám định tình trạng kỹ thuật của TSCĐ hiện tại và lựa chọn nhà thầu sửa chữa. Sau đó, tổ tư vấn trên phải có “Tờ trình” lên Giám đốc công ty, trong tờ trình phải nêu lên giá trị dự toán của công trình (kèm theo Bảng tổng hợp giá trị dự toán). Căn cứ vào đây, Giám đốc công ty mới có quyết định chính thức về việc phê duyệt dự toán công trình sửa chữa. Riêng trường hợp sửa chữa nhỏ TSCĐ, các phòng ban tự quyết định việc sửa chữa tài sản khi cần thiết. Các chứng từ sử dụng trong hạch toán sửa chữa TSCĐ là:

· Hợp đồng sửa chữa.

· Tờ trình về dự toán sửa chữa lớn TSCĐ.

· Bảng tổng hợp giá trị dự toán công trình sửa chữa lớn.

· Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành.

· Bảng tổng hợp giá trị quyết toán công trình sửa chữa lớn hoàn thành.

         Ví dụ: nghiệp vụ sửa chữa nhà kho công ty (từ ngày 10/11/2002 đến 25/11/2002) do Công ty Xây dựng Duệ Đông nhận thầu. Ngày 7/11/2002, thủ trưởng cơ quan văn phòng công ty gửi Tờ trình số 640/TT-VP lên Giám đốc công ty về việc xin duyệt dự toán sửa chữa TSCĐ công trình nhà kho công ty. Ngày 10/11/2002, hội đồng tư vấn về giá của công ty họp và gửi Tờ trình về việc thẩm định thủ tục dự toán sửa chữa TSCĐ lên Giám đốc công ty, đồng thời gửi kèm Bảng tổng hợp giá trị dự toán công trình sửa chữa nhà kho công ty. 

Công ty Hoá chất mỏ
cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phòng KTAT, KTTC, TK&ĐT

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2002

Tờ trình 

V/v thẩm định thủ tục dự toán sửa chữa TSCĐ

Tên công trình: sửa chữa nhà kho công ty

· Căn cứ kế hoạch sửa chữa TSCĐ đã được công ty phê duyệt

· Căn cứ Tờ trình 640/TT-VP ngày 7/11/2002 của Văn phòng Công ty Hoá chất mỏ V/v xin phê duyệt dự toán sửa chữa nhà kho công ty 

         Sau khi 3 phòng đã kiểm tra xem xét hồ sơ dự toán sửa chữa công trình nói trên, chúng tôi nhận thấy:

1. Về thủ tục: phù hợp với quy định hiện hành của công ty

2. Về khối lượng: khối lượng được thực hiện đưa vào sửa chữa phù hợp với Biên bản giám định trong hồ sơ dự toán.

3. Về giá trị: các phòng đã kiểm tra xin đề nghị 53.819.218 đồng (giá đã bao gồm thuế GTGT 5%).

Kính trình Giám đốc Công ty phê duyệt giá trị dự toán sửa chữa công trình là: Năm mươi ba triệu, tám trăm mười chín nghìn, hai trăm mười tám đồng

Phòng KTTC
            Phòng TK&ĐT
                  Phòng KTAT

Biểu số 29: Tờ trình về việc thẩm định thủ tục dự toán sửa chữa TSCĐ

          Sau đó, Công ty Hoá chất mỏ và Công ty Xây dựng Duệ Đông tiến hành ký kết hợp đồng. Khi công trình hoàn thành bàn giao, các bên tổ chức giao nhận, nghiệm thu công trình và tiến hành thanh lý hợp đồng. Lúc này, tổ  tư vấn về giá của công ty phải trình Bảng tổng hợp giá trị quyết toán lên Giám đốc xin xét duyệt. Khi đó, kế toán mới tiến hành ghi sổ phản ánh nghiệp vụ sửa chữa này.

	Bảng tổng hợp giá trị quyết toán

	Công trình: sửa chữa  nhà kho Công ty

	Nội dung
	Hệ số
	Thành tiền (đồng)

	I. Chi phí trực tiếp
	 
	 

	1. Chi phí nguyên vật liệu
	34.063.474 x 1,02
	34.744.743

	2. Chi phí nhân công theo đơn giá
	3.292.018 x 2,01 x 1,05
	6.947.804

	3. Chi phí máy thi công theo đơn giá
	2.756.238 x 1,13
	3.114.549

	Tổng cộng
	 
	44.807.096

	II. Chi phí chung
	CP nhân công x 58%
	4.029.726

	Tổng cộng
	I + II
	48.836.822

	III. Thuế GTGT
	5%
	2.441.841

	IV.Giá trị quyết toán sau thuế
	I + II + III
	51.278.663


Biểu số 30: Bảng quyết toán công trình sửa chữa nhà kho công ty 

5.2. Hạch toán chi tiết sửa chữa tài sản cố định 

         Từ các chứng từ về sửa chữa TSCĐ, hàng ngày khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan tới sửa chữa TSCĐ, kế toán phản ánh vào các sổ chi tiết sau:
Công ty Hoá chất mỏ                Sổ chi tiết tài khoản

Đơn vị: Văn phòng Công ty 
Tháng 11 năm 2002

	Dư Nợ đầu kỳ:
	0
	Dư Có đầu kỳ:
	

	Phát sinh Nợ:
	863.117.539
	Phát sinh Có:
	863.117.539

	Dư Nợ cuối kỳ:
	0
	Dư Có cuối kỳ:
	

	Tài khoản 241: Xây dựng cơ bản dở dang
	Đơn vị: đồng


Tiểu khoản 2413: Sửa chữa lớn TSCĐ 

	Ngày ghi sổ 
	SỐ CT
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Phát sinh

	
	
	
	
	Nợ
	Có

	25/11
	 
	Chi phí sửa chữa nhà kho 
	331
	48.836.822
	 

	25/11
	 
	Kết chuyển chi phí sửa chữa nhà kho
	142
	 
	48.836.822

	…
	…
	…
	…
	…
	…


Ngày 30 tháng 11 năm 2002

       Kế toán ghi sổ
Kế toán trưởng

Biểu số 31: Sổ chi tiết TK 241

         Trên đây là các sổ chi tiết TK 241 và sổ chi tiết xây dựng cơ bản dở dang- TK 241. Trong đó:

· Sổ chi tiết TK 241- tiểu khoản TK 2413 “Sửa chữa lớn TSCĐ” (biểu số 31) : sổ được mở cho từng tháng, dùng để theo dõi số dư, phát sinh NỢ/CÓ của tài khoản 241. 

· Sổ chi tiết xây dựng cơ bản dở dang-TK 241 (biểu số 32): mở cho từng quý, dùng để theo dõi từng công trình đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ, sửa chữa lớn TSCĐ trên các chỉ tiêu dở dang đầu năm, thực hiện trong kỳ, luỹ kế từ đầu năm, số giảm trong kỳ, dở dang cuối kỳ.
· Bảng tổng hợp sửa chữa lớn TSCĐ: được mở cho từng quý, cũng được sử dụng vào việc theo dõi các công trình sửa chữa lớn trên các chỉ tiêu số dư đầu kỳ, số thực hiện trong kỳ, số dư cuối kỳ…
Công ty Hoá chất mỏ

Cơ quan Văn phòng Công ty 

	Bảng tổng hợp sửa chữa lớn TSCĐ 

quý iv/2002

Đơn vị: đồng

	Stt
	Tên công trình
	Số dư​ đầu kỳ
	Số thực hiện trong kỳ
	Công trình đã hoàn thành
	Số dư​ cuối kỳ

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	 
	Sửa chữa nhà kho Công ty 
	0
	48.836.822
	48.836.822
	0

	…
	…
	…
	…
	…
	…


Ngày 31 tháng 12 năm 2002

           Kế toán ghi sổ

Kế toán trưởng


Biểu số 33: Bảng tổng hợp sửa chữa lớn TSCĐ
5.3. Hạch toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định

         Với trường hợp sửa chữa lớn nhà kho công ty, đây là việc sửa chữa mang tính phục hồi được tiến hành ngoài kế hoạch. Vì vậy, toàn bộ chi phí sửa chữa này được tập hợp vào TK 142 (1421)- Chi phí trả trước để phân bổ cho nhiều kỳ kế toán. Chi phí sửa chữa này được phân bổ trong 6 tháng liên tiếp tính từ tháng 11 năm 2002. Chi phí của mỗi tháng là:

	48.836.822

6 tháng
	=
	8.139.470 đồng


Kế toán sẽ ghi sổ nghiệp vụ này như sau:

· Bút toán 1: tập hợp chi phí sửa chữa khi công việc hoàn thành

Nợ TK  241 (2413): 48.836.822 đồng

Nợ TK  133: 2.441.841đồng

Có TK 331: 51.278.663 đồng

· Bút toán 2: kết chuyển chi phí sửa chữa hoàn thành

Nợ TK  142 (1421): 48.836.822 đồng

Có TK 241 (2413): 48.836.822 đồng

· Bút toán 3: kết chuyển chi phí trả trước tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp tháng 11/2002.    

Nợ TK  642: 8.139.470 đồng

      Có TK 142 (1421): 8.139.470 đồng

         Tại Công ty Hoá chất mỏ, kế toán không mở riêng sổ tổng hợp trong hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ mà các phát sinh liên quan đến TK 2413- Sửa chữa lớn TSCĐ được phản ánh tại các sổ khác nhau. 

· Bảng kê số 5: tập hợp chi phí sửa chữa lớn được phản ánh tại dòng ghi Nợ TK 2413, ghi Có TK liên quan.

· Bảng kê số 6. 

· NKCT số 7:  tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong đó có chi phí sửa chữa lớn. Cơ sở để ghi vào NKCT này là các bảng kê số 5, 6.

· Sổ cái tài khoản 241: dùng chung cả ba tiểu khoản 2411, 2412, 2413 

         Việc phản ánh chi phí sửa chữa TSCĐ vào sổ NKCT số7, bảng kê số 5  giống như  hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ.     

6. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định

6.1. Phân tích tình hình biến động tài sản cố định

	         Chỉ tiêu
	Năm 2001
	Năm 2002
	Chênh lệch

	1. Nguyên giá TSCĐ đầu năm 
	69.650.407.055
	79.484.142.880
	9.833.735.825

	2. Nguyên giá TSCĐ cuối năm
	79.484.142.880
	90.741.677.312
	11.257.534.432

	3. Nguyên giá TSCĐ bình quân
	74.567.274.968
	85.112.910.096
	10.545.635.128

	4. Nguyên giá TSCĐ tăng trong năm
	10.565.353.006
	12.681.319.155
	2.115.966.149

	5. Nguyên giá TSCĐ tăng trong năm do đầu tư, đổi mới
	10.565.353.006
	12.681.319.155
	2.115.966.149

	6. Nguyên giá TSCĐ giảm trong năm
	731.617.181
	1.423.784.723
	692.167.542

	7. Nguyên giá TSCĐ giảm do cũ, lạc hậu
	622.391.891
	853.556.389
	231.164.498

	8. Hệ số tăng TSCĐ (8)= (4) / (3)
	0,142
	0,149
	0,007

	9. Hệ số giảm TSCĐ (9)= (6) / (3)
	0,010
	0,017
	0,007

	10. Hệ số đổi mới TSCĐ 

(10)=(5) / (2)
	0,133
	0,140
	0,007

	11. Hệ số loại bỏ TSCĐ 

(11)= (7) / (1)
	0,009
	0,011
	0,002




Biểu số 34: Bảng phân tích tình hình chung về sử dụng TSCĐ 

         TSCĐ của doanh nghiệp trong năm 2002 có mức biến động tăng, giảm với quy mô lớn hơn nhiều so với năm 2001. Điều đó không chỉ thể hiện ở chênh lệch giữa chỉ tiêu nguyên giá TSCĐ tăng, giảm trong năm giữa hai năm mà còn thể hiện qua các hệ số tăng (giảm) TSCĐ và hệ số đổi mới (loại bỏ) TSCĐ giữa 2 năm qua. Các chỉ tiêu nguyên giá TSCĐ tăng, giảm; hệ số tăng (giảm) TSCĐ và hệ số đổi mới (loại bỏ) TSCĐ năm 2002 đều lớn hơn so với năm 2001. Đồng thời, khi phân tích hệ số đổi mới TSCĐ giữa 2 năm, ta thấy năm 2002 hệ số này là 0,14 lớn hơn 0,007 so với năm 2001 (là 0,133); hệ số loại bỏ TSCĐ năm 2002 lớn hơn 0,002 so với năm 2001 thể hiện công ty đã tích cực trong việc đầu tư, đổi mới trang thiết bị. Tuy nhiên, khi phân tích tình hình chung về sử dụng TSCĐ dựa trên cả 2 chỉ tiêu nguyên giá và giá trị hao mòn thì hệ số hao mòn TSCĐ năm 2002 tương đối cao và lớn hơn so với năm 2001 (có nghĩa hệ số còn sử dụng được năm 2002 nhỏ hơn so với năm 2001):

	Chỉ tiêu
	2001
	2002

	1. Nguyên giá TSCĐ
	79.484.142.880
	90.741.677.312

	2. Giá trị hao mòn
	47.953.598.853
	58.289.264.546

	3. Giá trị còn lại (3)= (1) – (2)
	31.530.544.027
	32.452.412.766

	4. Hệ số hao mòn TSCĐ (4)= (2)/ (1)
	60,33%
	64,24%

	5. Hệ số còn sử dụng đư​ợc (5)= (3) / (1)
	39,67%
	35,76%


 Biểu số 35: Bảng tính hệ số hao mòn, hệ số còn sử dụng được TSCĐ

         Điều đó đòi hỏi trong những năm tới công ty cần tích cực đổi mới TSCĐ, loại bỏ những tài sản đã cũ, lạc hậu, mạnh dạn loại bỏ những TSCĐ không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Việc đổi mới TSCĐ càng được thực hiện nhanh chóng thì năng suất, hiệu quả lao động sẽ càng tăng cao.

6.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định

	Chỉ tiêu
	Năm 2001
	Năm 2002
	Chênh lệch

	
	
	
	Số tuyệt đối
	%

	1.Nguyên giá bình quân 

TSC§
	74.567.274.968 
	85.112.910.096 
	10.545.635.128
	14,1

	2. Doanh thu thuần
	426.071.035.518
	605.285.031.065
	179.213.995.547
	42,1

	3. Lợi nhuận gộp
	72.202.379.814
	107.794.792.861
	35.592.413.047
	49,3

	4. Sức sản xuất của TSCĐ

(4) = (2) / (1)
	5,714
	7,112
	1,398
	24,5

	5. Sức sinh lợi của TSCĐ

(5) = (3) / (1)
	0,968
	1,266
	0,298
	30,8

	6. Suất hao phí TSCĐ

(6) = (1) / (2)
	0,175
	0,141
	-0,034
	-19,4


 Biểu số 36: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ
         Qua bảng phân tích trên, ta nhận thấy so với năm 2001, nguyên giá TSCĐ bình quân, doanh thu thuần, lợi nhuận gộp  năm 2002 của công ty không ngừng tăng lên qua các năm, điều đó chứng tỏ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được tăng lên. Một minh chứng cụ thể là qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp:

· Sức sản xuất của TSCĐ: năm 2001 là 5,714 có nghĩa là một đồng nguyên giá bình quân TSCĐ đem lại 5,714 đồng doanh thu thuần; sang đến năm 2002, một đồng nguyên giá đem lại 7,112 đồng doanh thu thuần, tăng lên 1,398 đồng (tức 24,5%) so với năm trước

· Sức sinh lợi của TSCĐ: năm 2001 là 0,968, có nghĩa một đồng nguyên giá bình quân TSCĐ đem lại 0,968 đồng lãi gộp; sang đến năm 2002, một đồng nguyên giá đem lại 1,266 đồng lãi gộp, tăng lên 0,298 đồng (tức 30,8%) so với năm trước.

         Hai chỉ tiêu trên năm 2002 tăng so với năm 2001 là do: hai chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận gộp năm 2002 tăng lên lần lượt với tỷ lệ 42,1% và 49,3% so với năm 2001, lớn hơn tốc độ tăng nguyên giá bình quân TSCĐ (là 14,1%) rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà suất hao phí TSCĐ của năm 2002 giảm đi 19,4% so với năm trước đó. Cụ thể:

· Suất hao phí TSCĐ: năm 2001 là 0,175, có nghĩa để có 1 đồng doanh thu thuần cần có 0,175 đồng nguyên giá TSCĐ; đến năm 2002, cũng để tạo ra 1  đồng doanh thu thì chỉ cần 0,141 đồng, giảm 0,034 đồng so với năm trước.

         Đây chính là một thành công của công ty trong việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của mình, trong đó có hiệu quả sử dụng TSCĐ. Thành tích này phải luôn luôn được phát huy. 

  Phần iII: một số kiến nghị, đề xuất nhằm Hoàn thiện công tác kế toán Tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ

I. Nhận xét chung

         Trải qua chặng đường phát triển gần 40 năm, Công ty Hoá chất mỏ ngày càng phát triển về mọi mặt, trong đó có trang thiết bị, cơ sở vật chất trong công ty. Cơ sở vật chất kỹ thuật không ngừng được bổ sung và phát triển. Vì vậy mà công tác hạch toán TSCĐ tại công ty luôn chiếm một vị trí rất quan trọng. 

         Qua thời gian thực tập, được tìm hiểu thực tế công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Hoá chất mỏ trong đó có tổ chức hạch toán TSCĐ, tôi đã đánh giá được những ưu điểm nổi bật cũng như mặt còn hạn chế trong công tác này. Sau đây là một số đánh giá cụ thể:

1. Ưu điểm

1.1. Tổ chức bộ máy và công tác kế toán nói chung

· Bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình kế toán hỗn hợp phù hợp với đặc điểm của công ty: quy mô sản xuất kinh doanh lớn và có rất nhiều các đơn vị thành viên đóng tại nhiều địa phương khác nhau, phân tán rộng trong cả nước trong đó có một số đơn vị chưa có đầy đủ điều kiện về tổ chức quản lý và kinh doanh một cách tự chủ. Điều đó sẽ giúp cho kế toán công ty thuận lợi trong công tác của mình.

· Các nhân viên kế toán đều có trình độ cao, công việc được phân công phù hợp với trình độ chuyên môn của mỗi người. Hơn nữa, trình độ kế toán của công ty không ngừng được nâng cao do công ty luôn tạo điều kiện cử nhân viên đi học nâng cao trình độ, thường xuyên mở các lớp huấn luyện ngắn hạn khi có những thay đổi về chế độ kế toán. Với một quy mô hoạt động lớn, và có nhiều đơn vị thành viên đóng tại nhiều địa bàn trên cả nước nên kế toán công ty phải xử lý rất nhiều nghiệp vụ phát sinh tại văn phòng công ty và các thông tin kế toán từ các đơn vị thành viên chuyển lên, nhiều nghiệp vụ phức tạp phát sinh, nhưng với một doanh nghiệp có trình độ quản lý và trình độ kế toán cao, trang bị máy móc trợ giúp  công việc kế toán rất hiện đại như tại Công ty Hoá chất mỏ, kế toán trong công ty luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

· Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ (trong đó có nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ) được phản ánh một cách đầy đủ kịp thời vào sổ kế toán trên cơ sở các chứng từ gốc hợp lý, hợp lệ. Việc bảo quản, lưu giữ chứng từ, sổ sách được thực hiện theo đúng quy định.

· Cách tổ chức sổ khoa học. Trong công ty, việc hạch toán kế toán được thực hiện nhiều trên máy tính, điều này sẽ giúp giảm nhẹ công việc của kế toán viên và số liệu được tính toán một cách chính xác.

1.2. Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định

· TSCĐ được quản lý khoa học, chặt chẽ. Điều đó biểu hiện cụ thể qua việc quản lý tốt hồ sơ TSCĐ, mỗi TSCĐ đều có một bộ hồ sơ riêng; việc quản lý được giao trách nhiệm cho từng bộ phận sử dụng. Khi phát sinh các nghiệp vụ  TSCĐ như mua sắm, điều chuyển, thanh lý… nhất là với các TSCĐ có giá trị lớn, trình tự được thực hiện đúng thủ tục và chặt chẽ. Hàng năm vào ngày cuối cùng của năm tài chính, kế toán ở công ty cũng như ở tất cả các đơn vị đều phải lập Báo cáo kiểm kê TSCĐ trên cơ sở kiểm kê thực tế TSCĐ hiện có tại đơn vị. Báo cáo này sau khi lập cho toàn công ty phải nộp lên Tổng Công ty Than.

· Mặc dù các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ phát sinh nhiều nhưng luôn được kế toán viên phản ánh một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác và đúng với chế độ quy định. Đồng thời, việc phản ánh các nghiệp vụ về TSCĐ luôn được gắn với các nghiệp vụ liên quan đến nguồn hình thành TSCĐ đã giúp cho việc quản lý tốt TSCĐ theo nguồn hình thành. Điều này cũng được thể hiện ngay trong cách phân công công việc trong phòng kế toán- kế toán phần hành TSCĐ được kiêm luôn kế toán đầu tư xây dựng cơ bản và nguồn vốn.

· Việc tổ chức sổ: cách mở sổ, ghi sổ, đối chiếu, chuyển sổ được thực hiện đúng với quy định và luôn đảm bảo tính khoa học, logic.

2. Nhược điểm

1. Với hình thức sổ nhật ký chứng từ như hiện nay, mặc dù có ưu điểm là việc kiểm tra đối chiếu sổ rất chặt chẽ, hạn chế được tới mức tối đa những sai sót trong quá trình hạch toán kế toán, song lại có nhược điểm là số lượng sổ sách rất lớn, cho dù có sự trợ giúp của máy tính nhưng công việc của kế toán viên vẫn rất phức tạp. Kế toán phải mất nhiều thời gian, công sức để đối chiếu, kiểm tra sổ. Mặt khác, với hình thức sổ nhật ký chứng từ, việc áp dụng kế toán máy sẽ khó khăn hơn các hình thức sổ khác vì số lượng sổ sách theo hình thức này là rất lớn, một phần mềm máy tính không thể thiết kế được tất cả các loại sổ sử dụng được, có nhiều loại sổ sách kế toán đòi hỏi kế toán viên phải tự tập hợp, kết chuyển số liệu và tự chuyển sổ giống như thực hiện kế toán thủ công.

2. Cách đánh số thẻ TSCĐ còn chưa hợp lý. Ví dụ, tại công ty, kế toán thường đánh số theo thứ tự 1,2, 3…Cách đánh này sẽ gây nhiều khó khăn trong việc quản lý  cũng như việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến từng TSCĐ vì qua đó không thể cung cấp thông tin về loại TSCĐ, thời gian bắt đầu sử dụng trong khi số lượng TSCĐ trong công ty là rất lớn. Điều đó dẫn đến khó khăn trong việc quản lý và theo dõi hạch toán TSCĐ.

3. Cách phân loại TSCĐ còn chưa thống nhất, mà cụ thể là việc phân loại TSCĐ là vô hình. Trong công ty hiện nay chỉ có hai loại TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất và trang Web. Tuy nhiên, kế toán công ty lại thường xếp các TSCĐ vô hình này vào các nhóm thuộc TSCĐ hữu hình. Quyền sử dụng đất được gộp chung vào nhóm nhà cửa, vật kiến trúc (TK 2112) và trang Web của công ty được đưa vào nhóm thiết bị dụng cụ quản lý (TK 2115). Đồng thời, các sổ kế toán không phản ánh rõ TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD và TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi. Điều đó cũng sẽ gây khó khăn cho việc quản lý cũng như hạch toán TSCĐ và phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ.
4. Phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ còn chưa hợp lý. Hiện nay, TSCĐ trong toàn công ty được áp dụng theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Phương pháp này đơn giản dễ tính toán nhưng lại không phản ánh đúng chi phí khấu hao bỏ ra trong quá trình sử dụng, có nghĩa nó không phản ánh đúng tỷ lệ giữa chi phí khấu hao bỏ ra với lợi ích thu được từ việc sử dụng TSCĐ. Những năm đầu máy móc thiết bị còn mới, giá trị sử dụng lớn, vì thế lợi ích tạo ra trong sản xuất kinh doanh lớn hơn. Những năm sau đó, do hao mòn hữu hình làm giá trị sử dụng của tài sản giảm nên rõ ràng lợi ích đem lại không thể bằng so với trước. Phương pháp này càng không thích hợp với  các TSCĐ có hao mòn vô hình nhanh, những TSCĐ cần thiết phải thu hồi vốn sớm, hay những tài sản hoạt động không thường xuyên, liên tục.

5. Mặc dù quy định của Bộ Tài chính là khấu hao TSCĐ được tính theo nguyên tắc tròn tháng nhưng trong hạch toán TSCĐ, vẫn có một số TSCĐ mới đưa vào sử dụng kế toán đã trích khấu hao ngay trong tháng đó hoặc một số TSCĐ giảm trong tháng, thì kế toán cũng ngừng trích khấu hao tài sản đó ngay trong tháng. Theo như quy định chung tại Công ty Hoá chất mỏ, khấu hao được tính theo tháng. Tuy nhiên, có những trường hợp đến cuối quý kế toán mới tiến hành trích khấu hao cho cả ba tháng. Điều này sẽ gây nên sự biến động lớn về chi phí trong kỳ kế toán.

6. Kế toán mở “Sổ chi tiết TSCĐ và khấu hao TSCĐ” dùng chung cho tất cả các loại TSCĐ. Sổ được thiết kế theo mẫu riêng của công ty có ưu điểm là theo dõi được cụ thể nguồn hình thành TSCĐ. Tuy nhiên trong công ty có rất nhiều TSCĐ nên việc sử dụng chung sổ này sẽ khó khăn trong việc theo dõi, quản lý, hạch toán các loại TSCĐ. Hơn nữa, trong kết cấu của sổ không nêu được các thông tin liên quan đến TSCĐ như số chứng từ, ngày tháng ghi tăng, giảm TSCĐ và lý do giảm. Điều đó sẽ dẫn tới sự kém chặt chẽ trong quản lý. Ví dụ như trường hợp điều chuyển xe Mazda biển số 29M-0593 về Xí nghiệp Hoá chất mỏ Bắc Cạn hay nghiệp vụ thanh lý máy vi tính, trong sổ chi tiết tháng 11 vẫn có các TSCĐ này nhưng đến tháng 12 trong sổ không phản ánh các TSCĐ này nữa mà kế toán lại không nêu rõ lý do.

7. Tại Công ty Hoá chất mỏ, khối lượng TSCĐ đầu tư mua sắm mới bằng vốn khấu hao cơ bản chiếm một tỷ lệ lớn (như vậy có nghĩa vốn khấu hao giảm do sử dụng là rất lớn). Trong khi vốn khấu hao tăng trong năm tài chính (chủ yếu là do trích khấu hao) lại không đủ bù đắp cho số đã sử dụng đã dẫn tới tình trạng giá trị của vốn khấu hao của các năm luôn nhỏ hơn không. Điều đó thể hiện sự kém năng động của công ty trong việc huy động các nguồn tài trợ để đầu tư, đổi mới cơ sở vật chất.

8. Sổ NKCT số 9, theo như quy định của Bộ Tài chính chỉ sử dụng để theo dõi các phát sinh Có của các TK 211, 212, 213 nhưng tại công ty, sổ này được thiết kế dùng để theo dõi cả các số dư đầu kỳ, phát sinh Nợ, phát sinh Có và số dư cuối kỳ. Như vậy là không đúng với quy định.

II. Một số kiến nghị, đề xuất

1. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Hoá chất mỏ

1. Công ty có thể đặt riêng một chương trình kế toán sử dụng cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình hoặc chuyển đổi hình thức sổ theo hình thức nhật ký chung hoặc chứng từ ghi sổ. Vì hai hình thức sổ trên, khi áp dụng kế toán máy có thể phù hợp với mọi loại hình, quy mô doanh nghiệp. 

2. Cách đánh số thẻ TSCĐ: nhìn chung yêu cầu lớn nhất của việc đánh số này phải khoa học, giúp cho việc quản lý, hạch toán TSCĐ trên sổ sách được dễ dàng. Nhất là hiện nay trong toàn Công ty đang áp dụng mạng máy tính hệ thống chương trình kế toán, kế toán phải “mã hoá danh mục TSCĐ” để việc đánh số TSCĐ thống  nhất trong toàn công ty. Sau đây tôi xin nêu ra một đề nghị về cách đánh số TSCĐ. Đầu tiên: kế toán quy ước lấy các chữ cái đặt cho từng nhóm TSCĐ. Cụ thể trong công ty có 6 loại TSCĐ:

	STT
	Nhãm TSC§
	Ký hiệu

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	A

	2
	Máy móc thiết bị
	B

	3
	Phương tiện vận tải
	C

	4
	Dụng cụ quản lý
	D

	5
	Quyền sử dụng đất
	E

	6
	Phần mềm máy tính
	F


Biểu số 37: Ký hiệu các nhóm TSCĐ

         Ví dụ, trường hợp công ty mua xe ô tô Mazda 626 biển số 29S -2798 ngày 14/10/2002, TSCĐ này thuộc nhóm phương tiện vận tải, bắt đầu đưa vào sử dụng từ tháng 11. Trước đó, trong tháng 11 cũng có một xe ô tô khác được đưa vào sử dụng. Vậy kế toán sẽ đánh số thứ tự xe Mazda 626 này là 02.

	Nhãm TSC§
	Năm đưa vào sử dụng
	Tháng đưa vào sử dụng
	Số thứ tự
	Mã số

(số thẻ TSCĐ)

	C
	02
	11
	02
	C021102


Biểu số 38: Cách đánh số thẻ TSCĐ

        3. Kế toán phải thống nhất trong việc phân loại TSCĐ. Quyền sử dụng đất, phần mềm máy tính phải được xếp vào TSCĐ vô hình. TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi nên được ghi rõ ràng trong các sổ kế toán để thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý.

        4. Để phản ánh đúng chi phí khấu hao bỏ ra trong quá trình sử dụng, có nghĩa phản ánh đúng tỷ lệ giữa chi phí khấu hao bỏ ra với lợi ích thu được từ việc sử dụng TSCĐ, kế toán nên lựa chọn phương pháp tính khấu hao cho phù hợp với từng loại TSCĐ. Ví dụ với nhà cửa, vật kiến trúc, quyền sử đất hao mòn hữu hình cũng như hao mòn vô hình chậm, kế toán có thể vẫn áp dụng phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng. Với các loại TSCĐ là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải có hao mòn hữu hình nhanh và dụng cụ quản lý (nhất là các loại máy tính điện tử, các thiết bị tin học điện tử), phần mềm máy tính có hao mòn vô hình nhanh thì kế toán nên áp dụng phương pháp khấu hao nhanh để có thể sớm thu hồi vốn sớm.
5. Kế toán cần tuân thủ nguyên tắc tròn tháng khi tính khấu hao và nên trích khấu hao cho từng tháng. Nếu có mở sổ chi tiết liên quan đến khấu hao theo quý thì số liệu sẽ được tổng hợp từ các sổ chi tiết tháng.

6. Do số lượng TSCĐ trong công ty là lớn, kế toán nên mở sổ chi tiết TSCĐ cho từng loại TSCĐ và sổ được thiết kế theo mẫu sau:
Sổ chi tiết TSCĐ

Loại TSCĐ:…………

	Ghi tăng TSCĐ
	KhÊu hao TSC§
	Ghi giảm TSCĐ

	Chứng từ
	Tên, ký hiệu TSCĐ
	Nước sản xuất
	Tháng năm đưa vào sử dụng
	Số hiệu TSCĐ
	Nguồn hình thành
	NG TSC§
	Số năm sử dụng
	Mức khấu hao
	Khấu hao tính đến khi ghi giảm TSCĐ 
	Chứng 

Từ
	Lý do giảm TSCĐ

	SH
	NT    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SH
	NT
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 39: Mẫu sổ chi tiết TSCĐ

7. Công ty cần tích cực hơn trong việc huy động các nguồn tài trợ khác nhau để đổi mới, trang bị cơ sở vật chất trong công ty.

8. Các TK 211, 212, 213 có thể được phản ánh riêng trên từng trang sổ NKCT số 9 như tại Công ty Hoá chất mỏ nhưng phải mở đúng theo mẫu quy định của Bộ Tài chính và chỉ dùng để theo dõi phát sinh Có của từng tài khoản trong tháng. 

2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty 
         Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ, trước hết công ty cần tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và tổ chức hạch toán TSCĐ theo đúng chế độ quy định của Nhà nước, sửa đổi những điểm còn hạn chế trong công tác tổ chức hạch toán kế toán nói chung và công tác hạch toán TSCĐ nói riêng. Đồng thời, công ty nên chú trọng tới các vấn đề sau:

· Lựa chọn đúng đắn phương án đầu tư TSCĐ 

         Đây là một nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sử dụng TSCĐ. Như đã trình bày, một trong các nhược điểm trong công tác tổ chức hạch toán TSCĐ tại Công ty Hoá chất mỏ là sự thiếu năng động trong việc huy động các nguồn tài chính để đầu tư, đổi mới TSCĐ. Hiện nay, có nhiều phương án đầu tư hiệu quả mà công ty chưa tiến hành áp dụng. Một trong những phương án đầu tư đó là hình thức “đi thuê tài sản”. Có hai loại thuê TSCĐ:

· Thuê hoạt động: hình thức này có ưu điểm là bên thuê không phải chịu trách nhiệm về việc bảo trì, bảo dưỡng tài sản thuê cũng như không phải gánh chịu các rủi ro liên quan đến tài sản thuê nếu như không phải do lỗi của mình. Đồng thời, khi không có nhu cầu sử dụng hoặc khi TSCĐ này trở nên lạc hậu về kỹ thuật hoặc có các rủi ro khác, bên thuê có quyền chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn quy định.

· Thuê tài chính: đây là hình thức đầu tư TSCĐ còn rất mới mẻ ở nước ta và có ít các doanh nghiệp áp dụng. Đây thực chất là hình thức thuê vốn trung và dài hạn có nhiều ưu điểm: trước hết, bên thuê không cần thiết phải có tài sản thế chấp như trong trường hợp vay vốn (bằng tiền) của các cơ sở tín dụng. Thứ hai, bên thuê không phải huy động tập trung tức thời một lượng vốn lớn để đầu tư TSCĐ mà tiền phải trả cho bên cho thuê (bao gồm tiền gốc và tiền lãi) được thanh toán trong nhiều kỳ. Ưu điểm này càng tỏ ra hữu hiệu với các doanh nghiệp có nguồn lực tài chính hạn hẹp…

         Việc lựa chọn đúng đắn phương án đầu tư TSCĐ vừa giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu được chi phí, vừa tận dụng được các nguồn lực của mình phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau trong doanh nghiệp và kết quả cuối cùng là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

· Đầu tư TSCĐ hợp lý về cơ cấu: đây là một biện pháp đi đôi với việc lựa chọn phương án đầu tư TSCĐ. Doanh nghiệp phải biết đầu tư những TSCĐ theo đúng nhu cầu thực tế của mình và được phân bổ hợp lý cho các đối tượng sử dụng nhằm tránh tình trạng có nhiều tài sản thừa không cần sử dụng nhưng lại thiếu những TSCĐ mà doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng hay tránh tình trạng ở nhiều bộ phận (phòng ban, phân xưởng…) tài sản bị bỏ không trong khi ở các bộ phận khác lại thiếu phương tiện sản xuất, kinh doanh.

· Tổ chức quản lý chặt chẽ TSCĐ: nhằm tránh tình trạng mất mát, hư hỏng TSCĐ một cách không đáng có. Đồng thời, nếu việc quản lý được tổ chức khoa học sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt được từng TSCĐ về hiện trạng kỹ thuật, thời gian sử dụng và công suất thực tế… để từ đó có các biện pháp bảo dưỡng, duy tu, nâng cấp…một cách kịp thời.

· Có các biện pháp sử dụng hợp lý và triệt để về số lượng, thời gian và công suất của máy móc thiết bị và các TSCĐ khác. Đồng thời tổ chức trang bị TSCĐ nói chung và thiết bị sản xuất nói riêng trên một công nhân sản xuất một cách hợp lý nhằm đáp ứng “đủ” nhu cầu sử dụng tránh tình trạng “thừa” hoặc “thiếu” các phương tiện sản xuất.

· Công ty Hoá chất mỏ, quy trình sản xuất sản phẩm là theo dây chuyền tự động hoá. Vì vậy, để nâng cao năng suất làm việc của máy móc thiết bị, công ty cũng phải tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động (trong đó có các cách thức sử dụng, vận hành máy móc thiết bị).

         Bên cạnh việc tổ chức tốt công tác hạch toán TSCĐ, kế toán đồng thời phải tổ chức tốt việc phân tích tình hình sử dụng và đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ để công ty có những quyết định quản lý chính xác, kịp thời nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh.

  Kết luận

         Với vai trò là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh, TSCĐ có ảnh hưởng to lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải biết cách sử dụng các nguồn lực tài chính một cách có hiệu quả nhất. Đó là yêu cầu rất lớn đặt ra không chỉ cho riêng Công ty Hoá chất mỏ mà còn là yêu cầu với mọi đơn vị tổ chức kinh doanh. Bí quyết dẫn tới thành công của Công ty Hoá chất mỏ hiện nay một phần chính là nhờ việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính của mình, trong đó có việc sử dụng hiệu quả TSCĐ. Chúng ta cùng hy vọng công ty sẽ ngày càng hoàn thiện về bộ máy quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác hạch toán kế toán đặc biệt là công tác tổ chức hạch toán TSCĐ để đạt được mục tiêu chung đã đề ra là xây dựng Công ty Hoá chất mỏ  “An toàn- ổn định- Phát triển- Hiệu quả” và để công ty luôn là một trong những doanh nghiệp mạnh của cả nước.

         Thời gian thực tập tại Công ty Hoá chất mỏ đã giúp cho em vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời quá trình thực tập thực tế cũng giúp em học hỏi được nhiều điều bổ ích từ sự vận dụng linh hoạt chế độ kế toán cho phù hợp với đặc điểm riêng của từng đơn vị. Tuy đã có nhiều cố gắng, song với kiến thức còn hạn chế nên bài Luận văn tốt nghiệp này không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các cán bộ kế toán để bài luận văn này thực sự được hoàn thiện.
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Sinh viên

Nguyễn Thị Thu Hương

Tài liệu tham khảo

1. Quy trình hạch toán kế toán tại Công ty Hoá chất mỏ- Phòng Kiểm toán và phòng Kế toán tài chính- Công ty Hoá chất mỏ biên soạn. 

2. Quyết định số 1027/QĐ- KTTCTK ngày 6/6/2001 của Tổng Công ty Than Việt Nam về quy trình hạch toán kế toán tại Công ty Hoá chất mỏ

3. Các quyết định TSCĐ, chứng từ, sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các tài liệu khác của Công ty Hoá chất mỏ

4. Hệ thống kế toán doanh nghiệp Vụ chế độ kế toán, NXB Tài chính 1995

5. Giáo trình “Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính”-  TS. Nguyễn Văn Công- NXB Tài chính, 2002 và 2003.

6. Giáo trình “Kế toán quốc tế” –PGS.TS. Nguyễn Thị Đông, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương- NXB Thống kê, 2002.

7. Giáo trình “Tổ chức hạch toán kế toán”- PGS.TS. Nguyễn Thị Đông- NXB Tài chính, 1996.

8. Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh”- Khoa Kế toán- Kiểm toán, trường ĐHKTQD- NXB Thống kê 2001.

9. “Chuẩn mực kế toán quốc tế”- NXB Tài chính 

10.  Giáo trình “Lý thuyết hạch toán kế toán”- PGS.TS. Nguyễn Thị Đông- NXB Tài chính 1996.

11.  Quyết định 166/1999/QĐ- BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

12.  Quyết định 149/2001/QĐ- BTC ngày 30/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kế toán.

13.  Thông tư 89/2002/TT- BTC ngày 9/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC.

Và một số tài liệu khác có liên quan.

Mục lục

lời mở đầu
1Phần I: cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng Tài sản cố định


1I.
Những vấn đề chung về tài sản cố định


11. Tài sản cố định và các yêu cầu về quản lý


22. Phân loại và đánh giá tài sản cố định


22.1.
Phân loại tài sản cố định


42.2.
Đánh giá tài sản cố định


5II.  Tổ chức hạch toán tài sản cố định


51.  Tổ chức chứng từ hạch toán tài sản cố định


51.1.
Chứng từ sử dụng


61.2.
Quy trình luân chuyển chứng từ


72.  Hạch toán chi tiết tài sản cố định


73.  Hạch toán tổng hợp tài sản cố định


73.1.
Hạch toán biến động tài sản cố định


113.2.
Hạch toán khấu hao tài sản cố định


133.3.
Hạch toán sửa chữa tài sản cố định


143.4.
Tổ chức sổ kế toán tổng hợp


16III.  Một số thay đổi về kế toán tài sản cố định khi Bộ Tài chính công bố các chuẩn mực kế toán


161. Tiêu chuẩn ghi nhận và cách phân loại TSCĐ


172. Xác định nguyên giá tài sản cố định


172.1.
Nguyên giá TSCĐ hữu hình


172.2.
Nguyên giá TSCĐ vô hình


183. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định


183.1.
Hạch toán biến động TSCĐ


193.2.
Hạch toán khấu hao tài sản cố định


20IV.  Các vấn đề về tài sản cố định trong chuẩn mực kế toán quốc tế và chế độ kế toán một số nước


201. Chuẩn mực kế toán quốc tế


212. Kế toán tài sản cố định trong hệ thống kế toán Pháp


22V.  Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định


221. Phân tích tình hình biến động tài sản cố định


232. Phân tích tình hình trang bị tài sản cố định


233. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định


24Phần II:  thực trạng công tác kế toán Tài sản cố định tại công ty hoá chất mỏ


24I.  Tổng quan về Công ty


241. Lịch sử  hình thành và phát triển


241.1.
Các giai đoạn phát triển của công ty


251.2.
Các chỉ tiêu về tài chính và lao động trong công ty


262. Bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh tại công ty


262.1.
Bộ máy quản lý công ty


272.2.
Tổ chức hoạt động kinh doanh trong công ty


283. Tổ chức công tác kế toán


283.1.
Bộ máy kế toán


293.2.
Vận dụng chế độ kế toán tại doanh nghiệp


31II.  Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty  Hoá chất mỏ


311. Đặc điểm về bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến công tác kế toán tài  sản cố định


322. Đặc điểm, phân loại, đánh giá tài sản cố định


322.1.
Đặc điểm tài sản cố định trong công ty


322.2.
Phân loại tài sản cố định


332.3.
Đánh giá tài sản cố định


343. Hạch toán nghiệp vụ biến động tài sản cố định


343.1.
Chứng từ kế toán


453.2.
Hạch toán chi tiết tài sản cố định


463.3.
Hạch toán tổng hợp tài sản cố định


484. Hạch toán khấu hao tài sản cố định


484.1.
Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định


494.2.
Chứng từ khấu hao tài sản cố định


504.3.
Hạch toán chi tiết khấu hao tài sản cố định


514.4.
Hạch toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định


534.5.
Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến vốn khấu hao cơ bản


545. Hạch toán sửa chữa tài sản cố định


545.1.
Thủ tục và chứng từ kế toán


565.2.
Hạch toán chi tiết sửa chữa tài sản cố định


575.3.
Hạch toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định


596. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định


596.1.
Phân tích tình hình biến động tài sản cố định


606.2.
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định


62Phần iII: một số kiến nghị, đề xuất nhằm Hoàn thiện công tác kế toán Tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ


62I.
Nhận xét chung


621. Ưu điểm


621.1.
Tổ chức bộ máy và công tác kế toán nói chung


631.2.
Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định


632. Nhược điểm


66II.  Một số kiến nghị, đề xuất


661. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Hoá chất mỏ


682. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty


Kết luận


Các từ viết tắt sử dụng trong luận văn

	1.
	TSC§ 
	:
	Tài sản cố định

	2.
	Tsl®
	:
	Tài sản lưu động

	3.
	SXKD
	:
	Sản xuất kinh doanh 

	4.
	PG§
	:
	Phó Giám đốc 

	5.
	Khcb
	:
	Khấu hao cơ bản

	6.
	Kh
	:
	Khấu hao

	7.
	Tct
	:
	Tổng Công ty 

	8.
	Qldn
	:
	Quản lý doanh nghiệp 

	9.
	cpqldn
	:
	Chi phí quản lý doanh nghiệp 

	10.
	Xn
	:
	Xí nghiệp

	11.
	Xn hcm
	:
	Xí nghiệp Hoá chất mỏ

	12.
	NKCT 
	:
	Nhật ký chứng từ

	13.
	Cbcnv
	:
	Cán bộ công nhân viên

	14.
	TK 
	:
	Tài khoản

	15.
	Bs
	:
	Bổ sung

	16.
	Ktcb
	:
	Kỹ thuật cơ bản

	17.
	Scl
	:
	Sửa chữa lớn

	18.
	®c
	:
	Điều chuyển

	19.
	Cp
	:
	Chi phí

	20.
	Xdcb
	:
	Xây dựng cơ bản

	21.
	Ktat
	:
	Kỹ thuật an toàn

	22.
	Kttc
	:
	Kế toán tài chính

	23.
	TK&§t
	:
	Thiết kế và đầu tư

	24.
	Kc 
	:
	Kết chuyển

	25.
	GTGT
	:
	Giá trị gia tăng



Chủ sở hữu





Ban giao nhận  (ban thanh lý)





Kế toán TSCĐ 





Lập hoặc huỷ thẻ TSCĐ, ghi sổ chi  tiết, tổng hợp 





Giao nhận (hoặc thanh lý) TSCĐ và lập biên bản 





Quyết định tăng, giảm TSCĐ  





Nghiệp vụ TSCĐ 





Lưu hồ sơ kế toán 





Chứng từ tài sản cố định





Lập hoặc huỷ thẻ tài sản cố định





Sổ kế toán chi tiết TSCĐ 





Bảng tổng hợp chi tiết tăng giảm TSCĐ





Báo cáo tài chính 





(1)





(2)





(3)





(4)





Ghi hàng ngày 


Ghi cuối kỳ





TK 111,112,341…





TK 211,213





TK 821





TK 411





Nguyên giá TSCĐ tăng do mua sắm








Nhận góp vốn, được cấp, được tặng biếu TSCĐ 





TK 241





TSCĐ xây dựng hoặc qua lắp đặt hoàn thành bàn giao 





TK 128, 222





Nhận lại TSCĐ góp vốn liên doanh ngắn và dài hạn





TK 214





Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý hoặc nhượng bán 





  Hao mòn  luỹ kế của TSCĐ giảm trong kỳ





TK 411





  Trả vốn góp liên doanh bằng TSCĐ 





Nguyên giá TSCĐ  giảm trong kỳ do các nguyên nhân: thanh lý, nhượng bán, góp vốn liên doanh, do thiếu mất…





Chứng từ tăng, giảm và khấu hao TSCĐ





       Góp vốn liên doanh bằng TSCĐ


         (ghi theo giá trị được đánh giá)





TK128,222





TK 412





Chênh lệch tăng





Chênh lệch giảm





TK 1381,1388





TSCĐ thiếu chờ xử lý (ghi theo giá trị còn lại)





Chuyển TSCĐ chưa sử dụng thành công cụ dụng cụ





TK 153





Chuyển TSCĐ đã qua  sử dụng thành công cụ dụng cụ





TK 142,627,641,642





TK 133





Thuế GTGT (phương pháp khấu trừ) 





Phát hiện TSCĐ thừa


 trong kiểm kê





TK 338





TK 214





Giá trị còn lại





Giá trị hao mòn





TK 111,112





TK 315





Thanh toán tiền thuê  trong kỳ (4)





TK 342





Tiền gốc phải trả trong kỳ (3b)





TK 133





TK 3331





Thuế GTGT được khấu trừ (1b)





Thuế GTGT được khấu trừ hàng kỳ (2)





TK 212





 Nguyên giá   TSCĐ thuê 


tài chính (1a)





TK 2142





 Khấu hao đã trích lập (7b)





TK627,641,642





Giá trị còn lại của TSCĐ (7a)





Trích KHTSCĐ trong kỳ (6)





Trả lại tài sản khi kết thúc hợp đồng (7)





TK 211,213





Chuyển quyền sở hữu khi kết thúc hợp đồng  (8a)





Tiền trả thêm để mua lại TSCĐ (8c)





TK 811





Phí cam kết sử dụng vốn (5)





Lãi tiền thuê phải trả trong kỳ (3a)





TK 2141,2143





Kc giá trị hao mòn (8b)





TK 111,112,331





Thẻ TSCĐ 





NKCT 1,2,4,5,10





NKCT số 7





Bảng kê 4, 5, 6





NKCT số 9





Kết chuyển chi phí cuối kỳ





Kết chuyển thu nhập cuối kỳ





Thuế GTGT phải nộp


 (phương pháp khấu trừ )  





TK 3331





Tiền thu từ cho thuê tài sản (nếu tiền nhận từng kỳ) 





Chi phí khấu hao của TSCĐ cho thuê  





TK 711





TK 214





TK 811





Chi phí khác trong quá trình cho thuê  





TK 911





TK 111,112,131





TK 152,111,334…





  Thuế GTGT được khấu trừ





TK 133





            Trả tiền thuê theo từng kỳ   


Sơ đồ 5: Hạch toán TSCĐ đi thuê hoạt động





Phân bổ tiền thuê vào chi phí SXKD trong kỳ





TK 241,627,641,642





TK 142 (1421)





Trả trước tiền thuê cho nhiều kỳ  





Sổ chi tiết TSCĐ 





Bảng tổng hợp  chi tiết tăng giảm TSCĐ 





Sổ cái TK 211, 212, 213, 214 





Báo cáo tài chính 





Ghi hàng ngày


Đối chiếu, kiểm tra


Ghi định kỳ





TK 211





Phần bồi thường của các cá nhân, tổ chức





TK 111,138,334





Sơ đồ 12: Hạch toán TSCĐ được tài trợ, biếu tặng





Các chi phí khác tính vào nguyên giá TSCĐ 





Nguyên giá TSCĐ tính vào thu nhập khác





TK 111,112...





TK 711





Số phải trả định kỳ (gồm cả gốc và lãi trả chậm, trả góp)





Tính vào chi phí theo số lãi trả chậm





Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)





Phần lãi trả chậm tính vào chi phí trả trước dài hạn





Nguyên giá TSCĐ (ghi theo giá mua trả tiền ngay)





Tổng giá thanh toán phải trả cho người bán





TK 635





TK 111,112





TK 331





TK 133





TK 242





TK 211,213





Sơ đồ 8: Hạch toán sửa chữa TSCĐ 





Ghi tăng nguyên giá TSCĐ nếu sửa chữa nâng cấp





TK 211





Phân bổ dần CP sửa chữa





Tính vào CP trả trước nếu sửa chữa lớn  ngoài kế hoạch





Trích trước theo kế hoạch





Tính vào CP phải trả nếu sửa chữa lớn  theo kế hoạch





TK 142





Kết chuyển CP sửa chữa lớn, nâng cấp khi công việc hoàn thành bàn giao





TK 335





TK 627 641,642





TK 2413





Tập hợp chi phí sửa chữa lớn, nâng cấp TSCĐ 





Thuế GTGT (trường hợp thuê ngoài) hoặc của vật liệu, dịch vụ mua ngoài dùng cho sửa chữa





TK 133





Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ (thuê ngoài hoặc tự làm)





TK 111,112,152 214,334,331…





Tính vào giá vốn hàng bán





TK 241





Chi phí không được          


tính 


vào nguyên 


giá TSCĐ 





Giá vốn hàng bán





Chi phí SXKD dở dang (SX xong đưa ra sử dụng ngay)





Giá trị thành phẩm (nếu xuất kho ra sử dụng)





TK 154





TK 155





TK 632





Sơ đồ 9: Tổ chức sổ kế toán TSCĐ theo hình thức Nhật ký- chứng từ








TK 3387





Tiền thuê nhận cho nhiều kỳ





Phân bổ dần tiền thuê vào thu nhập trong kỳ





TK 211,213





TK 214





TK 627,641,642





Giá trị hao mòn luỹ kế của TSCĐ giảm do thanh lý, nhượng bán, điều chuyển thành công cụ dụng cụ…





TK 212





Giá trị hao mòn của TSCĐ dùng cho phúc lợi, sự nghiệp, dự án (ghi vào cuối niên độ kế toán) 








Giá trị hao mòn luỹ kế của TSCĐ thuê tài chính (trả lại tài sản thuê khi hết hạn hợp đồng)





TK 412





Điều chỉnh giảm giá trị hao mòn





Điều chỉnh tăng giá trị hao mòn





Định kỳ trích khấu hao TSCĐ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh  





TK 4313, 466





Hao mòn luỹ kế của TSCĐ nhận điều chuyển (hạch toán phụ thuộc)  





TK 211,213





TK 111,112,336





Nộp vốn KHCB lên cấp trên hoặc điều chuyển cho các đơn vị khác nội bộ





TK 136





TK 411





Được hoàn trả





Không được hoàn trả





TK 512





TK 111,112,331





Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự chế 





Doanh thu nội bộ (là giá thành thực tế sản phẩm)





Chi phí lắp đặt, chạy thử liên quan đến TSCĐ 





Kế toán thanh toán





Kế toán TSCĐ  XDCB Nguồn vốn.





Phó phòng kế toán





Kế toán trưởng





Nếu chênh lệch khấu hao tăng





Kế toán tiền lương  Bảo hiểm xã hội





Đóng gói





Phối trộn lần 2





TK 214 (2143)





Tiền thu thêm khi giá trị TSCĐ đem đổi lớn hơn giá trị TSCĐ nhận về





Dầu diezen





Kiểm tra chất lượng sản phẩm





Định lượng





Định lượng





TK 627,641,642





Phối trộn lần 1





TK 211,213-B





TK 811





TK 214





Giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi 





KH luỹ kế của TSCĐ đem trao đổi 





TK 211,213-A





TK 131





TK 133





Giá trị hợp lý của TSCĐ nhận được





Tổng giá thanh toán





Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)





TK 3331





TK 711





Giá trị hợp lý của TSCĐ đem đi đổi





Thuế GTGT phải nộp (nếu có)





TK 111,112





Tiền trả thêm 





ủ một thời gian





Nguyên liệu





Nếu chênh lệch khấu hao giảm





Kế toán CP giá vốn tiêu thụ





Kế toán Thuế





Kế toán Công nợ





Kế toán Vật tư, hàng hoá





Thủ quỹ kiêm thống kê





Kế toán tổng hợp





Kế toán các đơn vị thành viên





Chứng từ gốc và các bảng phân bổ





Sổ và thẻ kế toán chi tiết





Bảng tổng hợp chi tiết





Bảng kê





Nhật ký chứng từ





Sổ cái





Báo cáo tài chính





TK 211,213





Sơ đồ 10: Hạch toán TSCĐ mua theo phương thức trả chậm





Sơ đồ 13: Hạch toán TSCĐ mua dưới hình thức trao đổi
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